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Tỉnh Quảng Nam

Thành tỉnh ở địa phận xã La Qua, huyện Diên Phước. Thành xây bằng gạch, chu vi 480 trượng 6
thước, cao 1 trượng 1 thước 2 tấc. Bốn góc thành mở 4 cửa. Hào rộng 8 trượng 2 thước, sâu 1 thước 2
tấc 5 phân. Ngoài có đê đất (bao quanh hào cả bốn phía, cao 5-6 thước không đều nhau).

Tỉnh hạt1 phía đông giáp biển lớn, phía tây giáp liền các động của người Man, phía nam giáp giới
huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi, phía bắc giáp cửa Hải Vân phủ Thừa Thiên.

Đông tây cách nhau 99 dặm. Nam bắc cách nhau 194 dặm.

Tỉnh thống hạt 2 phủ, gồm 6 huyện:

1.Phủ Điện Bàn:
-Kiêm lý: huyện Diên Phước.
-Thống hạt: 2 huyện Duy Xuyên, Hoà Vang2.

2.Phủ Thăng Bình:
-Kiêm lý: huyện Lễ Dương.
-Thống hạt: 2 huyện Quế Sơn, Hà Đông.

Tỉnh có 44 tổng, gồm 1.054 xã, thôn, châu, phường, ấp, giáp, tộc.

Dân số hiện ghi trong sổ đinh: 52.686 người.

(Các hạng binh dân, xem phần ghi về hai phủ).

Ruộng đất hiện nộp thuế: 134.126 mẫu 6 sào 1 thước có lẻ.

Thuế đinh, điền, thổ cả năm nộp bằng tiền: 107.056 quan 6 tiền 17 đồng tiền.

Thuế ruộng nộp bằng thóc (tô): 85.204 hộc 19 thăng có lẻ.

Thuế vàng cả năm: 622 lạng 1 tiền; chiết nộp mỗi tiền vàng trị giá 8 quan), cộng: 49.768 quan.

Thuế lụa cả năm: 128 tấm.

Thuế sắt luyện cả năm: 8.880 cân.

Thuế bạc cả năm: 610 lạng (xã Minh Hương).

Phong tục:

Đại để hạng thân sĩ khá trọng danh dự đạo nghĩa mà hào hiệp chuộng khí tiết. Còn dân chúng, miền
thượng du làm nghề đốt than đốn củi, dân ven biển thì làm nghề đánh cá và buôn bán. Còn lại thì đều
làm ruộng, dệt vải, trồng cây, chuyên việc nông tang. Thợ mộc và các nghề thợ vặt thì 10 phần chỉ 1-2

                                                     
1 Tỉnh Quảng Nam: Xưa là đất quận Nhật Nam thời thuộc Hán, sau bị Lâm ấp chiếm (Lâm ấp sau là

Chiêm Thành). Đời Trần (1306, đời Anh Tông), phần phía bắc Chiêm Thành 2 châu ¤ và Lý đã thuộc về Đại
Việt. Đời Hồ, năm Thiệu Thành 2 (1402) Hồ Hán Thương đánh vào lấy đất Chiêm Động và Cổ Luỹ, đặt làm lộ
Thăng Hoa gồm 4 châu Thăng , Hoa , Tư , Nghĩa . Thời thuộc Minh đổi là phủ,
cũng gồm 4 châu như cũ. Cho đến đầu đời Lê vùng này thực vẫn do Chiêm Thành chiếm giữ, Lê Thánh Tông
phải đưa quân đi chiếm lại (1472), đổi đặt là Quảng Nam thừa tuyên  gồm 3 phủ (Thăng Hoa ,
Tư Nghĩa , Hoài Nhân ), tương ứng với ba tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định ngày nay.
Đời chúa Nguyễn Hoàng đặt dinh Quảng Nam (1602), lại tách huyện Điện Bàn  (trước thuộc huyện Triệu
Phong, Thuận Hoá) nâng lên cấp phủ. Đầu đời Gia Long tách hai phủ Thăng Hoa, Điện Bàn đặt làm dinh
Quảng Nam, năm thứ 5 (1806) thêm hai chữ “trực lệ ”, đặt thuộc Kinh sư. Năm Minh Mệnh 8 (1827), bỏ
hai chữ “trực lệ”, đổi làm trấn Quảng Nam , năm thứ 13 (1832) chia đặt tỉnh hạt, đổi là tỉnh Quảng
Nam . Nay là đất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.

2Ngv. ở đây chép nhầm là Vinh Hoà, ở dưới chép đúng là Hoà Vinh (Vang).
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phần ở lại làm nghề tại quê quán mà thôi. Phong tục tiết kiệm, phần nhiều đều ở thôn quê, sống đơn
giản và ít học. Còn như việc cưới xin, tang ma, cúng tế, hội họp ăn uống thì theo phong tục chung còn
giữ được nghi lễ. Cả 6 huyện đại để đều như thế.

Sản vật:

Sản vật thường có chỉ là ngũ cốc, dâu, bông, rau quả, tôm cá. Ngoài ra, Hà Đông có vàng cát, Diên
Phước có đá cẩm thạch, Hoà Vang có yến sào (tổ yến), mật ong. Hà Đông có chim công, vỏ quế. Nam
trân 1sản ở Quế Sơn, Duy Xuyên. Xoài sản ở Hoà Vang, Diên Phước. Các thứ khác như sáp ong, tốc
hương, sa nhân, thuốc lá, the lụa, vải dày, cùng là đồ sành gốm, đồ sắt, đá ong, vỏ trai, đường cát, cây
trám, than gỗ, vỏ đay, dầu nước, dầu hoả, muối thô, mật thô, chiếu hoa, chiếu trắng, mây, song, thì
trong tỉnh có làm nghề và có sản phẩm, nhưng trong 6 huyện thì huyện có huyện không, nơi nhiều nơi
ít không giống nhau.

Khí hậu:

Giống khí hậu tỉnh Thừa Thiên. Duy mùa hè thì nóng hơn, mùa đông thì ít rét hơn. Các tháng 9, 10
thì có gió bão.

Núi sông:

Trong tỉnh nhiều núi, nêu những núi có tên thì huyện Hoà Vang có núi Hải Vân, núi Định Hải, núi
Thạch Lĩnh, núi Ngự Đảo. Huyện Diên Phước có núi Ngũ Hành, núi Trà Sơn. Huyện Duy Xuyên,
huyện Quế Sơn có núi Tào Sơn. Huyện Hà Đông có núi Chủ Sơn.

Sông lớn có:

-Huyện Hoà Vang có sông Cu Đê.

-Huyện Diên Phước có sông Cẩm Lệ, sông Vĩnh Điện, sông Sài Giang.

-Huyện Quế Sơn có sông Dưỡng Chân.

-Huyện Hà Đông có sông Tam Kỳ, sông An Tân (tục gọi là bến sông Ván).

-Huyện Duy Xuyên có sông Bàn Thạch, sông Trà Nhiêu.

Danh thắng:

-Núi Ngũ Hành (xem ở bản đồ huyện Diên Phước).

Đường đi:

-Một đường bộ phía bắc từ cửa ải đèo Hải Vân đi về phía nam giáp giới huyện Bình Sơn tỉnh Quảng
Ngãi, cách 194 dặm.

-Một đường biển phía bắc từ cửa Hải Vân đi về phía nam đến giáp tấn Thới Cần tỉnh Quảng Ngãi,
thuyền xuôi gió đi khoảng 2 ngày.

                                                     
1 Nam trân : Tục gọi là quả lòn bon, quả trắng vị ngọt và thơm, có lệ cống để triều đình dùng việc tế tự,

được vua Minh Mệnh đặt tên chữ Hán là quả Nam trân (thức quý ở phương Nam).
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Phủ Điện Bàn

Phủ hạt ở về phía tây thành tỉnh. Phủ kiêm lý huyện Diên Phước, thống hạt 2 huyện Duy Xuyên,
Hoà Vang.

Huyện lỵ đặt ở địa phận xã Câu Nhi, tổng An Nhân Trung huyện Diên Phước. Phủ đường lợp ngói
(3 gian 2 chái), xung quanh trồng rào tre, mở một cửa trước.

Phủ hạt1 phía đông giáp bờ biển (địa phận tổng Thanh Châu huyện Hoà Vang), phía tây giáp liền
các động miền sơn Man, phía nam giáp thôn Tân Mỹ Đông huyện Duy Xuyên (giáp giới Quế Sơn)2,
phía bắc giáp cửa ải Hải Vân (địa phận huyện Hoà Vang).

Đông tây cách nhau 99 dặm. Nam bắc cách nhau 75 dặm.

Phủ kiêm lý huyện Diên Phước, 10 tổng:
1.Tổng Phú Mỹ 2.Tổng Mỹ Hoà 3.Tổng Đa Hoà 4.Tổng Đại An
5.Tổng An Thới 6.Tổng Phú Triêm 7.Tổng An Lưu 8.Tổng An Nhơn
9.Tổng Hạ Nông 10.Tổng Thanh Quất

Phủ thống hạt 2 huyện Duy Xuyên, Hoà Vang, gồm 16 tổng, trong đó 1 tổng không có đất:

Huyện Duy Xuyên, 9 tổng:
1.Tổng An Lễ 2.Tổng Đông An 3.Tổng Phú Mỹ 4.Tổng Mậu Hoà
5.Tổng An Lạc 6.Tổng Thuận An 7.Tổng Mỹ Khê 8.Tổng Tân An
9.Tổng Hoà Mỹ

Huyện Hoà Vang, 7 tổng:
1.Tổng Bình Thới 2.Tổng Phước Tường 3.Tổng Đức Hoà 4.Tổng An Châu
5.Tổng Hoà An 6.Tổng Thanh Châu 7.Tổng Phú Khê (không có đất)

Phủ có 3 huyện, gồm 26 tổng, 532 xã, thôn, châu, phường, ấp.

Dân số hiện ghi trong sổ: 24.807 người.

Trong đó:
-Chức sắc, thí sai, miễn sai các hạng: 6.831 người. Trong đó:

Lính tuyển: 4.264 người.
Thợ tuyển: 92 người.
Miễn dao dịch: 1.047 người.

-Nhân số:
Hạng chính nạp: 16.413 người.
Hạng biệt nạp: 502 người.
-Lê hậu3: 14 người.

                                                     
1 Phủ Điện Bàn : Do Nguyễn Hoàng lập năm 1602: tách huyện Điện Bàn trước thuộc huyện Triệu Phong

trấn Thuận Hoá nâng lên cấp phủ, gồm 5 huyện: Diên Phúc (đương thời vẫn đọc là Phúc, chỉ từ đời Tự Đức về
sau mới đọc chệch Phúc thành Phước), An Nông, Hoà Vang, Diên Khánh, Phú Xuyên. Về sau qua nhiều lần
điều chỉnh địa giới giữa hai phủ Thăng Hoa và Điện Bàn, đến đời Minh Mệnh (1830) phủ Điện Bàn chỉ gồm 2
huyện Diên Phúc và Hoà Vang. Năm Minh Mệnh 17 (1836) tách huyện Duy Xuyên (trước thuộc phủ Thăng
Hoa) nhập vào phủ Điện Bàn. Năm Thành Thái 1 (1889), cho đến đời Đồng Khánh không thay đổi. Năm 1945
bỏ cấp phủ, đổi làm huyện Điện Bàn. Nay là đất các huyện Điện Bàn, Hoà Vang tỉnh Quảng Nam.

2 Câu này trong nguyên văn trình bày không được rõ, vì huyện Duy Xuyên là thuộc phủ Điện Bàn, đúng ra là:
phía nam giáp huyện Quế Sơn (phủ Thăng Bình) ở địa phận thôn Tân Mỹ Đông huyện Duy Xuyên.

3 Ngv. Lê hậu : nghĩa là con cháu dòng họ vua Lê. Trong ĐKĐD chỉ có tỉnh Bình Định có ghi các nhân
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Ruộng đất hiện nộp thuế: 67.170 mẫu 4 sào 10 thước 5 tấc 6 phân 1 ly.

Thuế đinh điền cả năm nộp bằng tiền: 59.584 quan 7 tiền 4 đồng tiền.

Thuế ruộng cả năm nộp bằng thóc (tô): 36.909 hộc 5 thưng 36 vốc 1 nắm.

Thuế bạc cả năm: 610 lạng (xã Minh Hương).

Thuế lụa cả năm: 128 tấm 8 thước.

Phong tục:

Người dân phần nhiều thanh tú, hào hiệp, chuộng khí tiết. Kẻ sĩ chuyên cần học nghiệp, dân chúng
chăm việc nông tang, ăn mặc đồ dùng phần nhiều đều giản dị tiết kiệm. Cho đến các lễ Nguyên đán,
Đoan dương, xuân thu cúng tế, tảo mộ cuối năm, điếu tang mừng cưới đều tuỳ theo hoàn cảnh từng
nhà, không quá lãng phí. Phong tục cũng giống như ở phủ Thừa Thiên.

Sản vật:

Trong phủ hạt ruộng đất cằn cỗi bạc màu, lúa má thu hoạch kém, rải rác có những nơi dân sinh
sống bằng nghề trồng dâu nuôi tằm. Sản phẩm có quả xoài ở hai huyện Diên Phước, Hoà Vang. Nam
trân sản ở Duy Xuyên. Yến sào, mây nước sản ở huyện Hoà Vang. Đường cát, vải trắng, vôi trắng, đồ
gốm, đá cẩm thạch, vải trựu sản xuất ở Diên Phước. Hoà Vang có cua đá. Gỗ tạp, mật, than, thuốc lá
thì cả 3 huyện đều có. Còn như mật ong, sáp ong, trầm hương, chim công, ngà voi, song, mây trắng1

sản ở các nguồn Cu Đê, Lỗ Đông, ¤ Da. Ngoài ra không có gì khác.

Khí hậu:

Khí trời ấm nóng, nắng nhiều, râm ít. Mùa xuân, mùa hè có gió đông nam, nhiều khí nóng. Mùa
thu, mùa đông gió tây bắc, nhiều mưa lụt. Thời vụ nhà nông thì ruộng vụ hè tháng 10 xuống cấy, tháng
3 thu hoạch. Ruộng vụ thu tháng 4 xuống cấy, tháng 8 thu hoạch. Vụ lúa sớm tháng 5 gieo hạt, tháng
10 thu hoạch. Mỗi nơi đều tuỳ theo ruộng cao hay thấp mà làm vụ sớm hoặc muộn.

Danh thắng:

-Núi Ngũ Hành: ở địa phận hai xã Hoá Khê, Quán Khái Đông2 huyện Diên Phước. Giữa bãi cát
bằng nổi lên 6 ngọn núi từ chân núi đến đỉnh núi toàn là đá, chu vi khoảng 10 dặm. Sông dài bao
quanh phía tây, biển lớn bao bọc phía đông. Một ngọn cao sừng sững nhấp nhô, gọi là núi Tam Thai.
Trong núi có động, trong động có chùa. Cảnh vật yên tĩnh rỗng sáng, xa trông một màu xanh thẫm.
Hai bên vách động nhũ đá giỏ nước trong vắt. Năm Minh Mệnh 18 (1837) vua ban tên mới cho ngọn
Tam Thai là núi Thủy Sơn, ngọn phía nam là núi Mộc Sơn; hai ngọn phía tây là núi Dương Hoả và
núi Âm Hoả; một ngọn phía tây bắc là núi Kim Sơn; một ngọn phía bắc là núi Thổ Sơn, có lẽ đều lấy
hình tượng mà đặt tên, tất cả đều cho khắc tên vào đá núi. Núi Ngũ Hành cùng với núi Trà Sơn đều là
danh thắng trong bản tỉnh. Các núi khác xem kỹ ở phần ghi về huyện Hoà Vang.

Sông lớn: có 4 sông lớn.

-Một dòng sông từ nguồn Cu Đê huyện Hoà Vang chảy ra cửa biển Cu Đê.

-Một dòng sông từ nguồn Lỗ Đông huyện Hoà Vang chảy ra cửa biển Đà Nẵng.

-Một dòng sông lớn từ nguồn ¤ Da huyện Hoà Vang.

-Một dòng sông lớn từ nguồn Thu Bồn huyện Quế Sơn. Sông này và sông kê trên chảy xuống đến
thôn Giao Thuỷ huyện Diên Phước thì hợp dòng, rồi lại chia dòng:

Một nhánh từ thôn Lệ Trạch huyện Duy Xuyên chảy xuống.

                                                                                                                                                                     
khẩu thuộc diện Lê hậu (con cháu nhà Lê). Hiện chưa biết rõ nội dung cụ thể của lệ miễn thuế cho các đinh
khẩu thuộc diện Lê hậu như thế nào.

1 Thiết đằng: "Thiết đằng mây trắng để khi" (CNNÂ, Căn đằng loại).
2 Quán Khái Đông tức giáp Đông xã Quán Khái (huyện Diên Phước). Chữ Quán , ngv. chép nhầm ra chữ La .
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Một nhánh từ thôn Mỹ Hoà chảy xuống, cả hai nhánh chảy xuống đến giáp Đông châu Đông
An huyện Diên Phước thì hợp dòng, chảy ra cửa biển Đại Chiêm.

Một nhánh từ xã Trà Kiệu huyện Duy Xuyên chảy xuống, qua địa giới huyện Quế Sơn chảy ra
cửa biển Đại Chiêm.

Lại một nhánh từ thôn Bình Long chảy xuống, đến thôn Tam Giáp cùng hợp lưu với sông Vĩnh
Điện.

Một nhánh từ địa phận xã Câu Nhi chảy xuống, đều chảy ra cửa tấn Đà Nẵng.

Đường đi:

-Một đường quan báo phía nam từ thôn Tân Mỹ Đông huyện Duy Xuyên, đến phía bắc giáp cửa
Hải Vân huyện Hoà Vang, dài 28 dặm 19 trượng, rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía tây đến giáp Man Động ở nguồn Lỗ Đông, dài 74 dặm, rộng 3
thước.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía đông đến giáp bờ biển địa phận tổng Thanh Châu huyện Hoà
Vang, dài 25 dặm.

[Trong phủ hạt có]:

-Thành tỉnh.

-Miếu Văn thánh, miếu Hội đồng, miếu Thành hoàng, đàn Xã tắc, đàn Tiên Nông, nhà Học đường
của tỉnh.

ở cửa tấn Đà Nẵng có: đồn Điện Hải, đồn An Hải, đồn Mỹ Thị, đồn Thuỷ Hạn, đồn Dược Thương.

ở cửa tấn Đại Chiêm có: đồn Phước Trạch.

Các nguồn: 3 nguồn ¤ Da, Lỗ Đông, Cu Đê.

Các dịch trạm: 4 trạm Nam Phước, Nam Giản, Nam ổ, Nam Chân.

Huyện Diên Phước

Huyện Diên Phước do phủ Điện Bàn kiêm lý.

Huyện hạt1 phía đông giáp bờ biển, phía tây giáp vùng núi liên tiếp ở các Man động, phía nam giáp
địa phận hai huyện Quế Sơn và Duy Xuyên; phía bắc giáp địa phận huyện Hoà Vang.

Đông tây cách nhau 99 dặm. Nam bắc cách nhau 28 dặm.

1-Tổng Đại An Thượng, 29 thôn, châu:
1.Châu Đại An 2.Châu Hà Trừng 3.Châu Mỹ Trạch 4.Châu An Định
5.Châu Hà Nhai 6.Châu Phước Lộc 7.Châu Đại Phước An 8.Châu Đông Lâm
9.Châu Hoà Mỹ Đông 10.Châu Hoà Mỹ Tân 11.Châu Lam Thuỷ Tây 12.Châu Lỗ Hương Tây
13.Châu Hà Dục Đông 14.Châu Tĩnh An Tây 15.Châu Tĩnh An Đông 16.Châu Hà Dục Tây
17.Châu Vĩnh Phước 18.Châu Bào Bàng Tân 19.Thôn Bình Cư 20.Châu Lam Thuỷ Đông
21.Châu Bào Bàng Tây 22.Thôn Hà Vi 23.Châu Hoà Mỹ Trung
24.Thôn Trường An 25.Châu Đại Phước Lộc26.Châu Thừa Bình 27.Châu Hà Dục Trung
28.Châu Lỗ Hương Thị 29.Châu Lỗ Hương Đông

                                                     
1 Huyện Diên Phước:  Thời chúa Nguyễn Hoàng là huyện Diên Khánh thuộc phủ Điện Bàn. Năm

Minh Mệnh 3 (1822) nhập với huyện Diên Phúc, lấy tên chung là huyện Diên Phúc thuộc phủ Điện Bàn. (Phủ
Điện Bàn năm 1836 gồm thêm huyện Duy Xuyên; sau đời Đồng Khánh gồm thêm huyện Đại Lộc). Nay là
huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam.



Tỉnh quảng nam Đồng khánh địa dư chí

1452

2-Tổng Mỹ Hòa Trung, 28 thôn, châu, phường:
1.Thôn Mỹ Hoà 2.Châu Giáo ái Đông Giáp 3.Châu Thuý La
4.Thôn Thi Lân 5.Thôn Thượng Phước 6.Thôn Quảng Hoá Phú 7.Thôn Đa Hoà
8.Thôn Bào Luân Tây 9.Châu Bào Luân 10.Châu Quảng Hoá An
11.Châu Quảng Hoá Trung 12.Châu Giáo ái Trung
13.Thôn Quảng Hoá Tây 14.Châu Quảng Hoá Đại An
15.Châu Quảng Hoá Đông 16.Châu Quảng Hoá Đại
17.Châu Bào Nghi Tây 18.Châu ái Mỹ Đông 19.Thôn Bào Nghi Đông
20.Châu Bình An 21.Châu Thạch Bộ 22.Thôn Hoà Mỹ 23.Châu ái Mỹ Tây
24.Châu Giáo ái Tây 25.Thôn Giáo An 26.Thôn Giao Thuỷ 27.Châu Phiếm ái
28.Châu Bảo Sơn

3-Tổng Hạ Nông Trung, 20 xã, thôn, phường1:
1.Xã Hạ Nông 2.Xã Uất Luỹ 3.Xã La Qua 4.Xã Đông Hồ
5.Thôn Nhất Giáp xã Khả Phong 6.Xã Khúc Luỹ
7.Thôn Lục Giáp xã Chu Phong 8.Xã Liên Trì
9.Thôn Tam Giáp xã Châu Bảo 10.Xã Bằng An
11.Thôn Nhị Giáp xã Khả Phong 12.Thôn Tứ Giáp xã Trân Châu
13.Xã La Thọ 14.Xã La Đăng 15.Thôn La Nang 16.Xã Đông Minh
17.Xã Cư Chính 18.Thôn ái Mỹ 19.Phường An Tây xã Xuân Xướng

4-Tổng An Thới Thượng, 24 xã, thôn:
1.Xã Diệm Sơn 2.Xã Cẩm Nê 3.Xã An Thới 4.Xã Thạch Bồ
5.Xã Gián Đông 6.Xã Hà Thanh 7.Xã Bích Trâm 8.Xã Cẩm Đăng
9.Xã La Bông 10.Xã An Trạch 11.Xã Thuỷ Bồ 12.Xã Yến Nê
13.Xã Xuân Sơn 14.Xã Bình Phước 15.Xã Lệ Sơn 16.Xã Châu Bí
17.Xã Lạc Thành 18.Xã Giáng La 19.Xã Cẩm Sơn 20.Thôn Xuân Phong
21.Xã Đức Ký 22.Xã Nông Sơn 23.Xã Châu Lâu 24.Xã Cẩm Sơn Đông

5-Tổng Phú Khương Thượng, 25 châu, thôn, giáp:
1.Thôn Phú Khương 2.Thôn Nam An Đông 3.Thôn Trường Lộc
4.Phường Đại An Đông An 5.Châu Phi Phú Tây 6.Châu Doanh Trận Tây
7.Thôn Đông Giáp 8.Châu An Trường 9.Thôn Thạnh Mỹ 10.Thôn Phú Quý
11.Châu Thăng Bình 12.Châu Hoá Mộc 13.Thôn Đông Phú 14.Châu Long Hội
15.Châu Ân Phú 16.Thôn Ngọc Sa 17.Châu Hà Mật
18.Giáp Đông châu Đông An 19.Thôn Hội Thành 20.Thôn Đông Mỹ
21.Châu Xuân Đài 22.Châu Phiên Lĩnh Đông 23.Thôn An Tế
24.Thôn Đông Thành 25.Châu Doanh Trận Đông

6-Tổng An Nhơn Trung, 18 xã, thôn, phường, giáp:
1.Xã An Nhơn 2.Xã Bì Nhai 3.Xã Thi Lai 4.Xã Câu Nhi
5.Phường Xuân Mỹ 6.Phường Phú Châu 7.Xã Thanh Long 8.Xã Thanh Chiêm
9.Xã Cẩm Lậu 10.Phường Bình An Quyến 11.Thôn Phương Trà
12.Thôn An Nghiệp 13.Xã Văn Đông 14.Xã An Quán
15.Giáp Tây xã Phú Triêm 16.Thôn Phước Kiều
17.Giáp Trung xã Phú Triêm 18.Giáp Đông xã Phú Triêm

                                                     
1 Số đúng theo kê ở dưới là 19 đơn vị.



Đồng khánh địa dư chí Tỉnh quảng nam

1453

7-Tổng An Lưu Hạ, 17 xã, thôn, phường:
1.Xã An Lưu 2.Xã Lỗ Giản 3.Xã Quảng Lăng 4.Xã Cổ Lưu
5.Thôn Tân An 6.Xã Nam Thọ 7.Xã Thị An
8.Giáp Tây xã Quán Khái 9.Xã Hoá Khuê Đông 10.Xã Bách Giản
11.Xã Cổ Mân 12.Xã Hải Châu Lâm An 13.Xã Tân An
14.Xã An Nông 15.Xã Trường Phước 16.Xã Mỹ Thị 17.Xã An Hải

8-Tổng Phú Triêm Hạ, 19 xã, thôn:
1.Xã Hoà An 2.Xã Lai Nghi 3.Xã Sơn Phô 4.Xã Thanh Hà
5.Xã Hà Lộc 6.Xã Hà Mi 7.Xã Cẩm Phô 8.Xã Hội An
9.Giáp Đông xã Viêm Chí 10.Xã Gia Lộc 11.Xã An Thọ
12.Thôn Trà Lộ 13.Thôn Trà Khê 14.Giáp Đông xã Quán Khái
15.Xã Phong Hộ 16.Xã Minh Hương 17.Thôn Hải Châu 18.Xã Hà Bảng
19.Xã An Mỹ

9-Tổng Đa Hoà Thượng, 22 xã, thôn, phường:
1.Xã Đa Hoà 2.Xã Phong Thử 3.Xã Giáo ái 4.ấp Đông xã Tư Phú
5.Thôn Đài La xã Bất Nhị 6.Thôn Trị Giáo 7.Xã Đông Phiên
8.Xã Kỳ Lam 9.Xã Trừng Giang 10.Thôn Bình Long xã Bất Nhị
11.Thôn Văn Ly 12.Xã Phiên Lĩnh 12.Thôn Lư Ngư 14.Phường Phiên Lĩnh
15.Xã Thạch Bộ 16.ấp Tây xã Tư Phú 17.Xã Bảo An Đông 18.Phường Miêu Nha
19.Xã Thuý La 20.Thôn Ngọc Trâm 21.Thôn Đan Điền xã Bất Nhị
22.Xã Bảo An Tây

10-Tổng Thanh Quất Trung, 26 xã, thôn, ấp:
1.Xã Thanh Quất 2.Xã Quảng Hậu 3.Xã Bình Ninh 4.Xã Phong Hồ
5.Xã Cẩm Sa 6.Giáp Tây xã Viêm Chí 7.Xã Ngân Giang
8.Xã Ngân Hà 9.Xã Ngân Câu 10.Xã Tứ Câu
11.Giáp Đông xã Viêm Chí 12.Thôn Tân Hạnh 13.Xã Bồ Mưng
14.Xã Thanh Tú 15.Xã An Tự 16.Xã Nhơn Thọ 17.Xã Phong Lệ
18.Xã Tùng Lâm 19.Xã Quá Giản 20.Xã Miêu Bông 21.Xã Minh Châu
22.Xã Dương Sơn Trung An 23.Xã Cẩm Lệ 24.Xã Quang Hiện
25.Xã Mân Quan 26.Xã Phi Bình

Dân số hiện ghi trong sổ đinh: 13.274 người. Trong đó:

-Chức sắc, thí sai, miễn sai các hạng: 3.382 người.

Lính tuyển: 2.111 người.

Miễn dao dịch: 704 người.

-Nhân số:
Hạng chính nạp: 8.748 người.
Hạng biệt nạp: 437 người (các hộ the lụa và xã Minh Hương).
Lê hậu: 3 người.

Ruộng đất hiện nộp thuế: 33.156 mẫu 7 sào 13 thước 3 phân 3 ly. Trong đó:
-Ruộng: 23.769 mẫu 9 sào 8 thước có lẻ.
-Đất: 9.386 mẫu 8 sào 4 thước có lẻ.

Thuế cả năm nộp bằng tiền: 30.389 quan 28 đồng tiền.
-Thuế ruộng đất: 17.546 quan 28 đồng tiền.
-Thuế đinh: 12.843 quan.
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Thuế ruộng cả năm nộp bằng thóc (tô): 19.191 hộc 13 thưng 9 vốc 6 nắm 1 nhóm.

Thuế bạc cả năm: 610 lạng (xã Minh Hương biệt nạp).

Thuế lụa cả năm: 128 tấm 8 thước (do hộ the lụa biệt nạp).

Phong tục:

Dân trong huyện phần nhiều thanh tú hào hiệp, chuộng khí tiết. Kẻ sĩ chuyên cần học nghiệp, dân
chúng chăm việc nông tang, ăn mặc đồ dùng phần nhiều đều giản dị tiết kiệm. Cho đến các lễ Nguyên
đán, Đoan dương, xuân thu cúng tế, tảo mộ cuối năm, điếu tang mừng cưới đều tuỳ theo hoàn cảnh
từng nhà, không quá lãng phí. Phong tục cũng giống như ở phủ Thừa Thiên.

Sản vật:

Các tổng trong bản huyện sát biển ven núi, ruộng đất cằn cỗi bạc màu, lúa má thu hoạch kém. Rải
rác có nơi trồng dâu, nuôi tằm, trồng khoai, đậu, dưa, ngô. Duy về sản vật thì xã Phong Lệ có xoài; các
xã thôn Ngọc Sa, Đông Phước, Trường Lộc, Phú Khương, Đông Giáp dệt nhiễu lụa. Thanh Quất, La
Thọ dệt vải trắng. Thăng Bình dệt lụa dày. Tư Phú, Kỳ Lam, Bảo An, Đông Phan làm đường cát. Lạc
Thành, Chu Bí, Phùng La, Đông Hồ thì có mật thô. Nhân Thọ, Miêu Bông, Quá Giản có dầu nước.
Cẩm Nê, Yến Nê, An Trạch có than gỗ. Thanh Hà làm đồ gốm. Hoà An, Xuân Mỹ có vôi trắng. Quán
Khái có đá cẩm thạch. Cẩm Lệ có thuốc lá.

Khí hậu:

Khí trời ấm nóng, bầu trời trong xanh, nắng nhiều, ít u ám. Mùa xuân, mùa hè có gió đông nam,
nhiều khí nóng. Mùa thu, mùa đông có gió đông bắc, nhiều mưa lũ. Về thời vụ của nhà nông thì ruộng
vụ hè tháng 10 xuống cấy, tháng 3 thu hoạch. Ruộng vụ thu thì tháng 4 xuống cấy, tháng 8 thu hoạch.
Vụ lúa sớm thì tháng 5 gieo hạt, tháng 10 thu hoạch. Mỗi nơi đều tuỳ theo ruộng cao hay thấp mà làm
vụ sớm hoặc muộn.

Sông núi:

-Núi Trà Sơn: ở địa phận các xã Mân Quan, Nam Thọ, Tân An. Núi mọc giữa vùng đất bằng, cao
lớn nguy nga, mây mưa nổi lên ở đây, là ngọn núi trấn giữ phía ngoài cửa biển Đà Nẵng, các nước đều
biết tiếng.

-Một dòng sông lớn bắt nguồn từ nguồn Thu Bồn ở huyện Quế Sơn và nguồn ¤ Da huyện Hoà
Vang rồi hợp dòng, chảy qua Thi Lân, Phiếm ái đến châu Quảng Hoá (giáp xã Văn Ly), rồi chia
nhánh:

Một nhánh từ Văn Ly chảy về phía nam qua các xã Phú Quý, Đông Mỹ, Đông Thành, Phi
Phú, Ân Phú, Đông Phiên, Cẩm Lậu, Thi Lai, Hà Mật, An Trường.

Một nhánh từ Văn Ly chảy về phía bắc qua các xã Thuỷ La, Tư Phú, Phong Thử, Ngọc Trâm,
An Tế, Kỳ Lam, Bất Nhị, Bằng An, Câu Nhi, Thăng Bình, Đông An, rồi hợp dòng thành sông
Sài Giang. Phía nam giáp các xã Mỹ Xuyên, Câu Lậu, Thượng Bình huyện Duy Xuyên. Phía
bắc giáp các xã Thanh Triêm, An Nhơn, Văn Đông, Phú Triêm, Thanh Hà, Cẩm Phô, Minh
Hương, Sơn Phô, An Mỹ thuộc phủ hạt, và Để Cương, Phúc Đàm đến cửa tấn Đại Chiêm
thuộc huyện Hoà Vang. Phía đông là bến đò An Hoành. Thuỷ triều lên nước sâu khoảng hơn
7 thước, triều xuống sâu khoảng 3 thước 4 tấc có lẻ không đều nhau, rộng khoảng 25 trượng.

-Một dòng sông lớn bắt nguồn từ nguồn Lỗ Đông, một nhánh chảy vào Thuý Loan, Bồ Bản (nay
vẫn thông dòng) huyện Hoà Vang, một nhánh chảy qua Phiếm ái, Bào Luân, Quảng Hoá, Phú Sơn, La
Châu, Diệm Sơn thuộc phủ hạt (hiện nay bị cát lấp tắc), rồi chảy đến An Trạch, Thạch Bồ, hợp dòng
chảy qua các xã Yến Nê, Cẩm Nê, Phong Lệ, Cẩm Lệ, Nại Hiên, Hoá Khuê hợp lưu với sông Vĩnh
Điện, chảy ra vũng Trà Sơn ở bến đò ngang Cẩm Lệ. Thuỷ triều lên sâu khoảng hơn 4 thước, triều
xuống sâu khoảng hơn 3 thước, rộng khoảng hơn 30 trượng.
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-Sông Vĩnh Điện: Trong niên hiệu Minh Mệnh (1820-1840)1 vâng sắc chỉ của vua cho khơi đào từ
xã Câu Nhi (giáp cửa sông lớn), Bằng An, qua La Qua, Uất Luỹ, Tam Giáp, Quảng Hậu, Phong Hồ,
Cẩm Sa, Ngân Giang, Ngân Câu, Ngân Hà, Tứ Câu, Thị An, Quán Khái, Mân Quan, Bách Giản, Tùng
Lâm, Hoá Khuê rồi hợp dòng với sông Cẩm Lệ.

Danh thắng:

-Núi Ngũ Hành: ở tại 2 xã Hoá Khuê và Quán Khái Đông. Giữa bãi cát bằng phẳng đột khởi sáu
ngọn núi đá chu vi hơn 10 dặm. Sông dài bao quanh phía tây, biển lớn ôm bọc phía đông. Ngọn phía
đông sừng sững nhấp nhô là núi Tam Thai. Trong ngọn núi này có động, trong động có chùa. Cảnh vật
tịch tĩnh rỗng sáng, trông xa một màu xanh thẫm. Bên vách động có nhũ đá nhỏ nước từng giọt trong
vắt. Đời Minh Mệnh được vua ban tên núi Tam Thai là núi Thuỷ Sơn, ngọn phía nam là núi Mộc Sơn,
hai ngọn phía tây là núi Dương Hoả và núi Âm Hoả, ngọn phía tây bắc là núi Kim Sơn, ngọn phía bắc
là núi Thổ Sơn. Tất cả đều lấy hình tượng mà đặt tên, mỗi núi đều được khắc chữ vào vách đá. Đây là
một nơi danh thắng của tỉnh Quảng Nam.

Đường đi:

-Một đường quan báo phía nam giáp bến đò ngang sông Sài2 ở giáp Đông châu Đông An tổng Phú
Khương Thượng, phía bắc giáp bến đò ngang xã Cẩm Lệ tổng Thanh Quất Trung, dài 28 dặm, đi bộ
khoảng nửa ngày.

-Một đường nhỏ phía đông từ xã An Mỹ tổng Phú Triêm Hạ giáp cửa tấn xã Phước Trạch huyện
Hoà Vang; phía tây đến giáp địa phận hai huyện Hoà Vang, Duy Xuyên, dài 93 dặm. Đi bộ khoảng 1
ngày rưỡi, đi thuyền từ bến đò sông Sài đến vũng Trà Sơn khoảng 1 ngày; từ giang phận xã An Mỹ đến
thôn An Điềm hết khoảng 2 ngày rưỡi đường thủy.

Trong huyện hạt có:

-Thành tỉnh.

-Các miếu: Văn thánh, Hội đồng, Thành hoàng.

-Các đàn: Xã tắc, Sơn xuyên, Tịch điền.

-Các đồn: An Hải, Mỹ Thị.

-Nhà Học đường của tỉnh.

-Các trạm: ¤ Da (thuế từ đất Man do huyện Hoà Vang thu), Nam Giản.

                                                     
1 Theo ĐNNTC, sông Vĩnh Điện do cai bạ Lê Đại Cương vâng mệnh cho khơi đào năm Minh Mệnh 3 (1822);

năm thứ 4 (1823) vua lại sai thống chế Trương Văn Minh tu chỉnh. Năm Minh Mệnh 17 (1836) được khắc hình
tượng vào Dụ đỉnh.

2 Sài Giang, sài nghĩa là củi, thường gọi là sông Chợ Củi.
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Huyện Duy Xuyên

Huyện Duy Xuyên do phủ Điện Bàn thống hạt. Huyện lỵ đặt ở thôn Phượng Châu Tây tổng Mỹ
Khê, trên khoảnh đất trồng dâu rộng 5 sào, chính giữa dựng sảnh đường lợp tranh, xung quanh trồng
rào tre, mở một cửa trước.

Huyện hạt1 phía nam giáp giới huyện Quế Sơn, phía bắc giáp giới huyện Diên Phước, phía đông
giáp bờ biển, phía tây giáp sơn phận xã Hội Khách thuộc bản huyện.

Nam bắc cách nhau 8 dặm 73 trượng. Đông tây cách nhau hơn 77 dặm.

Huyện có 9 tổng, gồm 162 xã, thôn, châu, phường, ấp, giáp:

1-Tổng Mỹ Khê, 19 xã, thôn, châu, giáp:
1.Thôn Mỹ Khê Tân 2.Thôn Mỹ Khê Cựu 3.Xã Long Phước 4.Châu Hạc Toán
5.Châu Hoà Duân 6.Thôn Mỹ Long 7.Châu Nhân Bồi
8.Thôn Phượng Châu Tây 9.Thôn Phượng Châu Đông
10.Thôn Phú Ninh 11.Thôn Vĩnh Lại 12.Giáp Đông châu Trà Nhiêu
13.Châu Hà Nhuận 14.Thôn Tân Mỹ Đông 15.Thôn Tân Mỹ Nam 16.Thôn Tân Mỹ Tây
17.Giáp Đông châu Kim Bồng 18.Giáp Trung châu Kim Bồng
19.Giáp Nam châu Trà Nhiêu

2-Tổng Mậu Hoà Trung, 30 xã, thôn, phường:
1.Xã Mậu Hoà 2.Xã Chiêm Sơn 3.Giáp Đông xã Mỹ Xuyên
4.Giáp Tây xã Mỹ Xuyên 5.Phường Câu Quảng Thượng
6.Xã Phú Sơn Chính 7.Xã La Tháp Tây 8.Xã Hương Sơn 9.Xã Phú Lạc
10.Xã Phú Nham Đông 11.Xã Phú Nham Tây 12.Phường Phú Thiện 13.Xã Phú Lộc
14.Xã Mỹ Lộc 15.Thôn Long Châu 16.Thôn Đông Lân 17.Xã Vân Quật
18.Xã Trà Kiệu 19.Xã Tân Phong 20.Xã An Thành 21.Phường Gia Tĩnh
22.Xã Thạch Bàn 23.Xã Lang Châu 24.Xã Thu Bồn 25.Xã Câu Lậu
26.Xã Phú Vang 27.Xã Phú Đa 28.Xã Phú Nhuận 29.Xã Bảo Sơn
30.Xã Dương Bài

3-Tổng Tân An, 18 xã, thôn, phường:
1.Xã Tân An 2.Xã Hà Tây 3.Xã Đông Sơn 4.Xã Trúc ảnh
5.Xã An Phú 6.Xã Trị An 7.Thôn Phước Châu Đại 8.Xã Hà Bình
9.Xã Bình An 10.Xã Trung Phường 11.Xã Thân Lộc 12.Phường Nhân Chưng
13.Thôn Phước Châu Trung 14.Thôn Phước Châu Tây
15.Thôn Dưỡng Mông 16.Thôn Nhiêu Đông 17.Xã An Thuyên 18.Xã Bình Tĩnh

4-Tổng An Lễ Thượng, 28 xã, thôn:
1.Xã An Lễ 2.Thôn Gia Hoà 3.Xã Thắng Lộc 4.Xã Hữu Trinh
5.Xã Lập Thạch 6.Xã Hữu Niên 7.Xã An Tây Chính 8.Xã An Bằng
9.Xã Cam Lâm 10.Xã An Mỹ 11.Phường Trường Sinh12.Xã Tân Mỹ

                                                     
1 Huyện Duy Xuyên : Xưa là đất Chiêm Động của Chiêm Thành. Đời Trần là đất thuộc châu Thăng .

Đời Lê đổi là huyện Hy Giang thuộc phủ Thăng Hoa . Đầu đời chúa Nguyễn Hoàng đổi làm
huyện Duy Xuyên. Năm Minh Mệnh 8 (1827) tách tổng Tân An huyện Hà Đông nhập vào huyện Duy Xuyên;
năm thứ 17 (1836) tách 4 tổng sang huyện Quế Sơn mới lập, đổi thuộc phủ Điện Bàn. Nay là huyện Duy
Xuyên tỉnh Quảng Nam.
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13.Xã Thuận An 14.Xã Ngọc Kênh Tây 15.Xã Phú Nhiêu 16.Xã Tân Đại
17.Xã Hội Khách 18.Xã An Thanh 19.Xã Tập Phước 20.Xã An Chính
21.Xã Ngọc Kênh Đông 22.Xã Nam Phước 23.Xã Đại An (Tứ chiếng)
34.Xã Nông Sơn (Tứ chiếng) 45.Xã Phước Khương 26.Xã Hương Thị
27.Xã Tân Phước 28.Xã Da Cốc

5-Tổng An Lạc Hạ, 7 xã, phường:
1.Xã An Lạc 2.Xã Bàn Thạch 3.Xã An Phước 4.Xã Thi Lại
5.Xã Triều Châu 6.Xã Bình Khê 7.Phường Vĩnh Lộc

6-Tổng Đông An, 20 xã, thôn, châu, giáp:
1.Giáp Tây châu Đông An 2.Thôn Mã châu Thượng
3.Thôn Mã châu Thành 4.Thôn Trung Lương 5.Thôn Thi Lai 6.Thôn An Lâm
7.Thôn Thi Lai Thượng 8.Thôn Mã châu Tây 9.Thôn Mã châu Đông 10.Thôn Thi Lai Tây
11.Thôn Cù Bàn 12.Thôn Hòa Mỹ 13.Thôn Tố An 14.Thôn Cổ Tháp
15.Thôn Lệ Trạch 16.Thôn Trung Mỹ 17.Thôn Vĩnh Trinh 18.Thôn Trung Thái
19.Thôn Thanh Châu 20.Thôn Nam An

7-Tổng Phú Mỹ, 25 thôn, châu, ấp:
1.Thôn Phú Mỹ 2.Châu Đông Phước 3.Châu Đông Phước Trung
4.Châu Phước Khương Đông 5.Châu Phương Trạch Đông
6.ấp Phú Hanh Tây 7.ấp Phú Hanh Đông 8.Châu Phượng Minh
9.Châu Đông Phước Tây 10.Thôn Thuận An 11.Thôn Bình An
12.Châu Lâm An Trung 13.Châu Lâm An Tây 14.Châu Lâm An Đông Đại
15.Thôn Phước Lộc 16.Thôn Phước Khương17.Thôn Thịnh Mỹ 18.Thôn Trung An
19.Thôn Phước Mỹ 20.Châu Lâm An Đông 21.Thôn Phước An 22.Thôn Giảng Hoà
23.Thôn An Hoà 24.Châu Mỹ Thuận 25.Thôn An Ninh

8-Tổng Thuận An, 8 thôn, phường:
1.Phường Hội An 2.Thôn Nghĩa Lệ 3.Phường Phú Khương 4.Thôn Mỹ Lộc
5.Phường Xuân An 6.Thôn Long Bình (trước thuộc huyện Hà Đông)
7.Phường Phú Sơn 8.Thôn Phước Toàn

9-Tổng Hoà Mỹ, 7 xã, thôn:
1.Xã An Dưỡng 2.Thôn Bình Kiều (trước thuộc huyện Quế Sơn) 3.Thôn Phú Lâm
4.Thôn Mỹ Lộc 5.Thôn Thanh Đơn (trước thuộc huyện Quế Sơn)
6.Xã Trị An 7.Thôn Thanh An (Tứ chiếng)

Dân số hiện ghi trong sổ: 8.249 người. Trong đó:

-Chức sắc, thí sai, miễn sai các hạng: 2.548 người. Trong đó:

-Lính tuyển và thợ: 1.613 người.

Lính tuyển: 1.521 người.

Thợ đóng thuyền: 92 người.

Thợ xảm thuyền: 6 người.

Miễn dao dịch: 164 người.

-Nhân số:
Hạng chính nạp: 5.520 người.
Hạng biệt nạp: 5 người.
Lê hậu: 10 người.
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Ruộng đất hiện nộp thuế: 19.044 mẫu 9 sào 11 thước 3 tấc 2 phân 7 ly.

Trong đó:
-Ruộng: 10.476 mẫu 2 sào 13 thước.
-Đất: 8.568 mẫu 6 sào 13 thước.

Thuế đinh điền cả năm: 20.169 quan 9 tiền 48 đồng tiền.
-Thuế ruộng: 12.585 quan 6 tiền 48 đồng tiền.
-Thuế đinh: 7.584 quan 3 tiền.

Thuế ruộng cả năm nộp bằng thóc: 8.225 hộc 24 thưng 4 nắm 4 lẻ 7 nhóm.

Phong tục:

Dân trong huyện khi gặp việc gì thì cầu thần lễ Phật, các việc tang ma, cưới xin thì đều tuỳ sức mà
giúp đỡ lẫn nhau. Khi có việc vui mừng thì người có của thường chuộng tổ chức lễ ca hát để tạ ơn
thần. Phong tục chung đại thể như thế. Ba tổng An Lễ, Phú Mỹ, Đông An thuộc vùng thượng du, tổng
Mậu Hoà thuộc trung du đều làm nghề cày cấy dâu tằm. Tổng An Lạc thuộc hạ du, rải rác cũng có
người đóng thuyền đi buôn. Ba tổng Thuận An, Mỹ Khê, Hoà Mỹ ít ruộng đất, dân buôn bán thêm để
sinh sống. Tổng Tân An là vùng bờ biển, làm nghề đánh câu cá. Còn như yêu chuộng học hành, đồ
dùng ăn mặc tiết kiệm thì các tổng đều giống nhau. Theo đạo Thiên chúa có 5 xã thôn châu là Đông
An, Chiêm Sơn, Ngọc Kênh Đông, Ngọc Kênh Tây, Mỹ Xuyên Đông1, Trà Kiệu.

Sản vật:

Toàn huyện thường bị hạn hán, ít lúa thu, nhiều lúa hè. Sau khi thu hoạch thì trồng khoai, đậu, ngô,
dưa hấu. Sơn phận ba xã Tân Đại, Hội Khách, Hữu Trinh tổng An Lễ có cây nam trân quả khá ngọt,
thịt trắng, hàng năm có lệ cung tiến. Xã Mậu Hoà có dầu lạc. Lệ Trạch, Cù Bàn có mật thô. Tổng An
Lễ có dầu rái2 đủ dùng đủ bán. Các sản vật khác thì cũng như các huyện lân cận.

Khí hậu:

Tháng giêng, tháng hai thường có gió đông bắc, nắng nhiều mưa ít, khí trời ấm nóng. Tháng 4, 5
nổi gió nam, nắng nóng. May gặp dịp mưa thì nhà nông liền gieo lúa cạn và lúa vụ thu. Tháng 6, 7 gió
nam hun đốt, nắng nóng gay gắt. Tháng 8 chuyển có nhiều gió bắc, nắng lui, mưa nhuần. Tháng 9, 10
gió bắc thổi mạnh, thường bị mưa lụt. Tháng 11, 12 nhiều gió tây bắc, trời trong tạnh không mây, gieo
mạ và cấy xong lúa hè. Địa thế nhiều sông ngòi, vùng hạ bạn gần biển, mức nước thuỷ triều lên xuống
cũng giống như các huyện khác. Duy miền thượng du hàng năm vào khoảng tháng 7, 8 dân phần nhiều
phát bệnh sốt rét, đến mùa xuân năm sau mới khỏi.

Sông núi:

Trong huyện không có ngọn núi nào có tên, chỉ ở phía tây nam tiếp giáp chân núi Tào Sơn. Ngoài
ra đều là những núi thấp lấy than lấy củi mà thôi.

-Một dòng sông lớn từ thôn Trung An tổng Quảng Đại Thượng ở huyện Quế Sơn đổ xuống, đối bờ
hai xã Gia Hoà, Quảng Đại, chảy xuống đến bến Sài Tân (bến đò Chợ Củi) ở địa giới phủ Điện Bàn,
dài 93 dặm 19 trượng 5 thước, rộng 29 trượng, sâu khoảng 3-4 thước không đều nhau.

-Một dòng sông từ đầu sông xã Hội Khách đổ xuống đến Trà Kiệu đối bờ với xã Mỹ Xuyên Tây,
chảy xuống đến sông Trà Lộ ở phủ Thăng Bình, dài hơn 137 dặm, rộng trên dưới 45 trượng, sâu 5-6
thước không đều nhau.

                                                     
1 Mỹ Xuyên Đông tức giáp Đông xã Mỹ Xuyên.
2 Ngv. mãnh hoả du .
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Danh thắng:

Trong huyện không có danh thắng. Chỉ có hai tôn lăng Vĩnh Diễn, Vĩnh Diên ở chân hai núi phía
đông và phía tây xã Chiêm Sơn tổng Mậu Hoà Trung. Bốn phía đều là đồi gò cao bao quanh; bên tả là
dòng khe nhỏ chảy vào tiền đường, bọt nước dồn tụ; bên hữu là cửa cống xây đá, cảnh sắc cao vời
thanh tú. Phía nam lại có chùa Vĩnh An, gian giữa đặt tượng Phật, bên tả bên hữu hai gian kính đặt tôn
lăng thần ngự, cảnh trí thanh u tịch tĩnh.

Đường đi:

-Một đường quan lộ từ bến đò sông Tân Mỹ đi qua trạm Nam Phước đến bến đò sông Sài Giang
giáp địa giới phủ Điện Bàn1, dài 8 dặm 73 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam đến giáp huyện Quế Sơn, lại từ huyện lỵ đi về phía bắc
đến giáp huyện Diên Phước, cả hai đoạn nam bắc dài hơn 8 dặm.

-Một đường nhỏ từ phía đông giáp bờ biển đi lên phía tây đến giáp xã Hội Khách, dài hơn 77 dặm.

[Dịch trạm]:

1 dịch trạm: Trạm Nam Phước.

Huyện Hoà Vang

Huyện Hoà Vang do phủ Điện Bàn thống hạt, là vùng đất bìa rừng sỏi đá, mười phần đất ở chỉ được
năm sáu phần.

Lỵ sở nguyên ở địa phận xã Hoá Khuê Trung Tây tổng Bình Thới Hạ. Năm Tự Đức 14 (1861) do có
quân thứ xây đồn ở địa phận xã Nghị An trong huyện, khi xong việc [quân thứ rút đi] bèn dời lỵ sở về
nơi ấy. Trên khoảnh đất vuông 2 mẫu 6 sào có lẻ, bên trong dựng 1 ngôi nhà lợp tranh 3 gian 2 chái,
ngoài mở một cửa trước.

Huyện hạt2 phía đông đến biển lớn, phía tây giáp sông Cẩm Lệ tiếp liền với vùng núi.

Đông tây cách nhau 76 dặm 15 trượng có lẻ. Nam bắc cách nhau 39 dặm 30 trượng.

Huyện có 7 tổng, gồm 142 xã, thôn, phường:

1-Tổng Hoà An Thượng, 31 xã, thôn:
1.Xã Trường Định 2.Xã Phù Nam Thượng Hạ 3.Xã Nam An
4.Xã Hoà An 5.Thôn Hoà Mỹ 6.Xã Hội An Thượng 7.Xã Trung Nghĩa
8.Xã Lộc Mỹ 9.Xã Phú Lộc 10.Xã Quan Nam 11.Xã Phước Lý
12.Xã Vân Dương 13.Xã Đa Phước 14.Xã Tân Ninh 15.Xã Thanh Sơn
16.Xã Thạnh An 17.Xã Trung Sơn 18.Xã Hoà Mỹ 19.Xã An Mỹ Đông
20.Xã Nhơn Hoà 21.Xã An Mỹ Tây 22.Xã Trung An 23.Xã Tùng Sơn
24.Xã An Nghĩa Trung 25.Xã Hưởng Phước 26.Xã Bảo Sơn 27.Xã Lộc Hoà
28.Xã Đông Sơn 29.Xã Vĩnh Phước 30.Xã Mỹ Sơn 31.Xã Lệ Mỹ

                                                     
1 Vì huyện Duy Xuyên cũng thuộc phủ Điện Bàn nên câu này cần hiểu là ở "cuối địa phận phủ Điện Bàn"; nếu là
"giáp giới" thì phải là giáp giới phủ Thăng Bình.

2 Huyện Hoà Vang: Xưa là đất châu Lý của Chiêm Thành. Đầu đời Lê là đất huyện Điện Bàn thuộc phủ
Triệu Phong trấn Thuận Hoá. Nguyễn Hoàng tách Điện Bàn vào dinh Quảng Nam, lập mới huyện Hoà Vang
đặt thuộc phủ Điện Bàn (gồm 5 huyện đều mới chia đặt). Nay là huyện Hoà Vang tỉnh Quảng Nam.
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2-Tổng Phước Tường Thượng, 25 xã, thôn:
1.Xã Nghi An 2.Xã Đông Phước 3.Xã Phước Tường 4.Xã Đà Sơn
5.Thôn Khánh Sơn 6.Xã Phú Thượng 7.Xã Phú Hạ 8.Xã Cao Sơn
9.Xã Hội Vực 10.Thôn Dương Lam xã Dương Sơn 11.Thôn Lam Viên
12.Xã Phước Thuận 13.Xã Đại La 14.Thôn Phước Nhơn 15.Thôn Cư Nhơn
16.Xã Hải Châu 17.Xã La Châu 18.Xã Phú Sơn 19.Xã Khê Lâm
20.Thôn Phú Thượng 21.Xã Phước Thới 22.Xã An Tân 23.Xã Đông Phú
24.Thôn Lỗ Sà 25.Thôn Diên Sơn

3-Tổng Đức Hoà Thượng, 23 xã, thôn:
1.Xã An Mỹ Hạ 2.Xã Tích Phú 3.Xã La Đái 4.Xã Hoà Duân
5.Xã ái Nghĩa 6.Xã An Hoài 7.Xã Đức Hoà 8.Xã Phiếm ái
9.Xã Đại An 10.Xã Đại Lợi 11.Xã Bàng Trạch 12.Xã Phú Hương
13.Xã Hoằng Phước 14.Xã Hà Điền 15.Xã Trúc Hà 16.Xã Trung Đạo
17.Xã Mậu Lâm 18.Xã An Thịnh 19.Xã An Mỹ Thượng 20.Xã Long Phú
21.Xã Tiên Sơn Tây 22.Xã Phương Thới 23.Xã Tiên Sơn Đông

4-Tổng An Châu Thượng, 24 xã, thôn, phường:
1.Phường Cẩm Khê 2.Xã Thạch Nham 3.Xã Phú Hoà 4.Xã Thuý Loan
5.Xã Bồ Bản 6.Xã Cẩm Toại 7.Thôn Dao Trì 8.Xã Ninh An
9.Xã Thới Lai 10.Xã Đông Lai 11.Xã Tân An 12.Xã Khương Mỹ
13.Xã An Châu 14.Thôn An Châu 15.Thôn Phước Vinh 16.Xã Phước Châu
17.Xã Phước Khương 18.Phường Đồng Môn 19.Xã Phước Hậu 20.Xã Phước Hưng
21.Xã Đông Bích 22.Xã Trúc Bào 23.Xã Xuân Lộc 24.Xã Hương Lam

5-Tổng Phú Khê, 5 phường, thôn:
1.Phường Đại Giang 2.Phường Phú Giang 3.Thôn Hà Dục 4.Phường Mỹ An
5.Phường An Sơn

6-Tổng Thanh Châu, 13 xã, thôn, giáp:
1.Giáp Đông xã Thanh Châu 2.Giáp Nam xã Thanh Châu
3.Giáp Tây xã Thanh Châu 4.Xã Đại An 5.Xã Hà Quảng
6.Xã Mỹ Khê 7.Xã Hà Khê 8.Xã Nhâm 9.Xã Để Võng
10.Xã Phú Tài 11.Xã Phước Trạch 12.Xã Kỳ La 13.Phường Tân Hợp

7-Tổng Bình Thới Hạ, 21 xã, thôn:
1.Xã Bình Thới 2.Xã Hoá Khuê Trung Tây 3.Xã Liên Trì
4.Xã Thạc Giản 5.Xã Nại Hiên Đông Tây 6.Xã Hải Châu Chính
7.Thôn Luân Xuyên Đông 8.Thôn Thạch Than 9.Thôn Nại
10.Xã Liên Chiểu 11.Xã Xuân Hòa 12.Xã Xuân Thiều 13.Xã Xuân Đán
14.Xã Phục Đán 15.Xã Câu Đê 16.Xã Nam Dương 17.Xã Phước Ninh
18.Xã Hoá ổ 19.Thôn Chân Sảng 20.Thôn An Khê 21.Thôn Thanh Khê

Dân số hiện ghi trong sổ đinh: 3.284 người.

Chức sắc, thí sai, miễn sai các hạng: 901 người. Trong đó:
-Lính tuyển: 632 người.
-Miễn dao dịch: 179 người.

Nhân số:
Hạng chính nạp: 2.143 người.
Hạng biệt nạp: 60 người (các hộ lấy tổ yến).
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Lê hậu: 1 người.

Ruộng đất hiện nộp thuế: 15.268 mẫu 7 sào 1 thước 2 tấc 1 ly. Trong đó:
-Ruộng: 13.508 mẫu 2 sào 10 thước có lẻ.
-Đất: 1.760 mẫu 4 sào 5 thước có lẻ.

Thuế cả năm nộp bằng tiền: 9.025 quan 648 đồng tiền. Trong đó:
-Thuế ruộng đất: 5919 quan 2 mạch 18 văn.
-Thuế đinh: 3369 quan 4 mạch 30 văn.

Thuế ruộng cả năm nộp bằng thóc (tô): 9491 hộc 19 thưng 2 vốc 9 nắm 5 lẻ 3 nhóm.

Phong tục:

Đất xấu, dân nghèo, ăn mặc tiêu pha tằn tiện, số lượng kẻ sĩ ít hơn các huyện lân cận nhưng Tiến sĩ,
cử nhân, tú tài thỉnh thoảng cũng có. Các xã, thôn, phường đều có đình chùa. Hàng năm lấy tháng 8
làm hội tế ở đình, gọi là tế kỳ. Hàng năm lấy quí đầu mở hội cúng ở chùa gọi là cúng Phật. Tiết Đoan
dương thì làm lễ ở nhà (tục gọi là ăn mồng Năm). Tháng 12 thì họp họ sửa sang mồ mả tổ tiên. Trừ
tịch (đêm ba mươi Tết) bày cỗ cúng ở nhà, đốt pháo nổ vang, các nhà đều cắm cây nêu đầu ngõ, gọi là
ngày tết đón tổ tiên. Sau ngày mồng một Tết thì thường ngày đều cúng tế, áo quần sạch sẽ, qua lại với
nhau, gọi là chúc mừng năm mới. Cứ như vậy trong 3 ngày thì thôi. Các lễ tang ma cưới xin cũng đều
tuỳ theo lực từng nhà, nhưng hôn lễ thì phần nhiều là đi ở rể, mà chỉ một số ít người làm được lễ đón
dâu. Đến như các lễ chúc lễ mừng, nhà có lực thì ra làm lễ ở đình làng hoặc làm tại nhà, làm xôi giết
vật cúng, kết lá làm nhà rạp để nhảy múa diễn kịch làm vui để tạ ơn thần, gọi là lễ hoàn nguyện (hoàn
tất nguyện vọng). Đại khái các nơi đều giống nhau như thế. Tổng Đức Hoà ở vùng thượng du, người
đông đất chật, dân đi đốn củi, trồng vườn đắp đổi mưu sinh, thói tục hay tranh cạnh. Tổng Phú Khê
không có đất ở, dân phải tản đi ngụ cư ở các xã thôn khác, chuyên làm nghề trao đổi hàng hoá với
người các sách Man ở nguồn ¤ Da. Ba tổng Phước Tường, An Châu, Hội An ở dựa chân rừng, tập tục
chất phác, mỗi khi việc nông nhàn rỗi thì đi đốt than đốn củi làm kế sinh nhai. Hai tổng Bình Thới,
Thanh Châu tiếp liền bờ biển, dân phần nhiều làm nghề buôn cá, ít người làm nông tang. Theo đạo
Thiên chúa toàn tòng thì có ba xã thôn An Ngãi, Tùng Sơn, Phú Thượng. Gián tòng thì có các xã thôn
Nam An, Hội An, Phú Hạ, Hoà Mỹ, Bảo Sơn, Đại La, Thạch Nham, Đồng Môn, An Mỹ Đông.

Sản vật:

Nhiều lúa vụ hè, ít lúa vụ thu. Cái lợi về trồng dâu nuôi tằm càng ít. Sản vật có rau quả, khoai, đậu
có thể cung cấp cho việc ăn uống và cũng trao đổi chung ra cả toàn huyện. Riêng có từng nơi thì như
Hoá Khuê có cua đá, Tân Hợp có yến sào; Phước Hưng, Phước Thuận, Thuý Loan có xoài; Đa Phước,
Xuân Thiều có mây nước; ái Nghĩa, La Đái, Tích Phú, An Mỹ có mật thô; Phù Nam, Tùng Sơn, Phú
Thượng, Hội An có chè xanh; Nghi An, Đông Phước, Bình Thới có thuốc lá. Các sản vật khác như mật
ong, sáp ong, mây nước, mây song, trám, tốc hương, chim công thì rải rác có ở các nguồn Cu Đê, Lỗ
Đông, ¤ Da. Đó là sản vật riêng có ở đất Man.

Khí hậu:

Khí trời mùa xuân sáng tạnh, mùa hè nắng nhiều, mùa thu mưa nhiều, mùa đông rét nhiều. Khí đất
thì nơi cao khô thích nghi với lúa dẻo, ruộng thấp có nước thích nghi với lúa tẻ. Vụ hè thì tháng 8 gieo
mạ, tháng 10 xuống cấy, tháng 3 thu hoạch. Vụ thu thì tháng 3 gieo mạ, tháng 5 xuống cấy, tháng 9
thu hoạch. Khí hậu đến nhanh hay chậm, việc nông làm sớm hay muộn, đại khái cũng giống với các
huyện lân cận. Chỉ có các tổng thượng du ở gần rừng núi thì khổ vì lam chướng khí độc, hàng năm cứ
đến tháng 7, tháng 8 nhiều người mắc bệnh sốt rét, đến tháng 2, 3 năm sau mới dần khỏi, cứ lặp đi lặp
lại liên miên, từ xưa đến nay đều như vậy.
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Sông núi:

Cù lao Chiêm mọc dựng ở phía đông nam, đảo Ngự thì sừng sững ở phía đông bắc. Phía chính bắc
là các núi Hải Vân, Bồ Cô, Hãn Liên. Phía chính tây thì trùng điệp núi Liên Sơn, núi Trà ác, núi Cảnh
Hoá, tiếp liền với núi Xuân Sơn, núi Phước Tường, núi Phù Nam.

Hai sông lớn:

-Một dòng sông lớn bắt nguồn từ nguồn Cu Đê (phía tây huyện), rộng 5 trượng, sâu 3 thước 5 tấc,
chảy ra cửa tấn Cu Đê, dài 30 dặm 22 trượng, rộng 57 trượng 5 thước, sâu 5 thước 5 tấc.

-Một dòng sông lớn bắt nguồn từ nguồn Lỗ Đông (phía tây huyện), rộng 3 trượng 1 thước, sâu 1
thước 7 tấc, chảy ra cửa tấn Đà Nẵng, dài 21 dặm 9 trượng, rộng 36 trượng 8 thước, sâu 1 trượng 7
thước.

Hai con sông nhỏ:

-Một sông nhỏ từ xã An Mỹ Thượng thuộc bản huyện chảy đến sông lớn thuộc địa phận huyện
Diên Phước, dài 7 dặm 73 trượng, rộng 2 trượng, sâu 1 thước 2 tấc.

-Một sông nhỏ từ xã ái Nghĩa (thuộc bản huyện) đến ngã ba (thuộc địa phận huyện Diên Phước),
dài 5 dặm 53 trượng, rộng 2 trương, sâu 1 thước 7 tấc.

Danh thắng:

Trong huyện không có danh thắng.

Đường đi:

-Một đường quan lộ từ cửa Hải Vân đến bến đò Cẩm Lệ, dài 39 dặm lẻ 30 trượng, rộng 1 trượng.

Bốn đường nhỏ:

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đến Đà Nẵng, dài 4 dặm 118 trượng, rộng hơn 7 thước.

-Một đường nhỏ từ nguồn Lỗ Đông đến huyện lỵ, dài 21 dặm 60 trượng, rộng hơn 4 thước.

-Một đường nhỏ từ xã Phiếm ái đến huyện lỵ, dài 18 dặm lẻ 86 trượng, rộng hơn 5 thước.

-Một đường nhỏ từ nguồn Cu Đê đến huyện lỵ, dài 10 dặm lẻ 76 trượng, rộng hơn 3 thước.

Trong huyện hạt có:

-Miếu Tam toà.

-Các đồn luỹ: Điện Hải, Thuỷ Hạn, Phước Trạch, Dược Thương, Thâu Xuyên.

-Hai tấn sở: cửa tấn Đại Chiêm và cửa tấn Đà Nẵng.

-Hai thủ sở ở nguồn Lỗ Đông và nguồn Cu Đê.

-Công quán của dinh Hải Phòng.

-Kho tạm chứa thóc.

-Hai dịch trạm Nam ổ và Nam Chân.
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Phủ Thăng Bình

Phủ Thăng Bình kiêm lý huyện Lễ Dương, thống hạt hai huyện Quế Sơn, Hà Đông. Lỵ sở đặt ở địa
phận xã Hà Lam tổng Phú Mỹ Trung. Phủ đường lợp ngói (3 gian 2 chái), xung quanh trồng rào tre,
mở 1 cửa trước.

Phủ hạt1 phía đông giáp biển, phía tây giáp rừng núi, phía nam giáp giới huyện Bình Sơn tỉnh
Quảng Ngãi, phiá bắc giáp giới huyện Duy Xuyên.

Đông tây cách nhau hơn 89 dặm. Nam bắc cách nhau hơn 190 dặm.

Huyện Lễ Dương do phủ kiêm lý, 7 tổng:
1.Tổng Đông An Thượng 2.Tổng Việt An Thượng 3.Tổng Chu Đức Trung
4.Tổng Phú Mỹ Trung 5.Tổng Hưng Thịnh Hạ 6.Tổng An Thới Trung 7.Tổng An Thạnh Hạ

Hai huyện thống hạt Quế Sơn và Hà Đông, gồm 11 tổng:

Huyện Quế Sơn, 5 tổng:
1.Tổng Quảng Đại Thượng 2.Tổng Thuận An Trung
3.Tổng Xuân Phú Trung 4.Tổng An Mỹ 5.Tổng Ngọc Sơn

Huyện Hà Đông, 6 tổng:
1.Tổng Tiên Giang Thượng 2.Tổng Đức Hoà Trung
3.Tổng Vinh Quý Trung 4.Tổng Chiên Đàn Trung
5.Tổng An Hoà 6.Tổng Phú Quý Hạ

Phủ hạt có 3 huyện, 18 tổng, tất cả 522 xã, thôn, phường, ấp, tộc.

Nhân số hiện tịch: 27.879 người. Trong đó:

-Chức sắc, thí sai, miễn sai các hạng: 6.684 người. Trong đó:
Lính tuyển: 4.385 người.
Thợ Cục đóng xảm thuyền2: 460 người.
Miễn dao dịch các hạng: 260 người.

Hạng chính nạp: 17.285 người.

Hạng biệt nạp thuế vàng: 3.331 người.

Hạng biệt nạp thuế sắt chín: 312 người.

Hạng biệt nạp hộ yến: 1 người.

Lê hậu: 6 người.

Ruộng đất hiện thu thuế: 66.656 mẫu 1 sào 6 thước 3 tấc 4 phân 9 ly.

Thuế đinh điền cả năm nộp bằng tiền: 47.471 quan 9 tiền 13 đồng tiền.

Thuế ruộng cả năm nộp bằng thóc (tô): 48.295 hộc 14 thăng 2 vốc 8 nắm 4 lẻ 3 nhóm.

                                                     
1 Phủ Thăng Bình: Xưa là đất Chiêm Động của Chiêm Thành. Đời Hồ đặt làm hai châu Thăng và Hoa

thuộc lộ Thăng Hoa. Thời thuộc Minh là phủ Thăng Hoa. Đời Lê cũng là phủ Thăng Hoa thuộc thừa
tuyên Quảng Nam sau đổi là trấn Quảng Nam (gồm 3 huyện Lê Giang, Hà Đông, Hi Giang). Năm Minh Mệnh
17 (1836) đặt thêm huyện Quế Sơn và tách huyện Duy Xuyên (trước là Hi Giang) sang phủ Điện Bàn. Đầu đời
Thiệu Trị (1841) kiêng chữ Hoa (tên huý mẹ vua Thiệu Trị), đổi làm phủ Thăng Bình . Nay là đất các
huyện Thăng Bình, Quế Sơn và thị xã Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam.

2 Ngv.: Kiên chu tượng cục .
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Thuế vàng cả năm: 622 lạng 1 tiền (chiết nộp mỗi tiền vàng trị giá 8 quan), thành tiền: 49.768 quan
tiền.

Thuế sắt chín cả năm: 8.810 cân.

Phong tục:

Phong tục trong dân thuần hậu chất phác, cần cù trồng trọt cấy cày. Huyện Hà Đông phần nhiều
gần rừng núi, thường cùng trao đổi hàng hoá với người Man. Dân ven biển thì đóng thuyền đi buôn,
nhưng cũng có người làm nghề đánh cá. Huyện Quế Sơn thì phần nhiều ở lại giữ gốc làm ăn tại quê
quán, ít người theo nghề ngọn đi buôn. Nghề dâu tằm thì trong cả ba huyện cũng có làm nhưng không
được bao nhiêu. Các nghề làm thợ thì thô sơ. Thờ Phật, cầu thần, hội hè ca hát chúc mừng, cưới xin,
tang ma, tế lễ làm to làm nhỏ tuỳ nghi hoàn cảnh từng nơi từng nhà. Dân theo đạo Thiên chúa thì
huyện Lễ Dương có 11 xã, thôn gián tòng (Thọ Sơn, Phụ An, Sơn Bình, An Chính, An Trường, Cẩm
Lũ, Tư Chính, Tiên Đóa, Vân Đoá, Đông Đồng, Thới Thanh, Lệ An, Hoà Đông); huyện Quế Sơn thì
chỉ có vài người ở xã Phú Cường mà thôi.

Sản vật:

Lúa vụ hè thì tháng 10 xuống cấy, tháng 3 thu hoạch. Luá vụ thu tháng 5 xuống cấy, tháng 8 thu
hoạch. Lúa sớm thì tháng 4, 5 gieo, tháng 10 thu hoạch. Ngô đậu, rau quả, thuốc lá, sa nhân thì các
huyện trong phủ đều có. Riêng vỏ quế, sắt tôi sản ở hai huyện Quế Sơn, Hà Đông; quả lòn bon, dầu rái
sản ở Quế Sơn; vỏ trai, chiếu hoa ở huyện Lễ Dương. Muối thô, nước mắm, đá ong, dứa sản ở huyện
Hà Đông. Ngoài ra cũng như các phủ khác.

Khí hậu:

Mùa xuân khí trời ôn hoà, tạnh nhiều mưa ít. Mùa hè gió nam thổi mạnh, nắng nóng như hun đốt.
Mùa thu gió bắc chớm lạnh, nhiều mưa lụt, nhiều khi có gió bão. Mùa đông gió bắc kéo dài, khí âm rét
đậm, mưa phùn dài ngày. Thời tiết trong năm đại khái như vậy, còn khí hậu chung thì cũng giống các
phủ huyện khác.

Danh thắng:

Trong phủ thì huyện Lễ Dương có Ao Vuông (Phương Trì), Giếng Trống (Cổ Tỉnh); huyện Quế Sơn
có Ao Nước Nóng (Thang Trì), huyện Hà Đông có hai ngôi miếu thiêng, hai ngôi tháp cổ, một con
nghê bằng đá.

Núi sông:

-Huyện Lễ Dương có: núi Chóp Chài, núi Kinh Sơn, núi Lạc Sơn, núi Cồn Cồn, núi Lung Sơn.

-Huyện Quế Sơn: có núi Cửu Phong, núi Kha Tang, núi Nhũ Sơn, núi Châu Sơn, núi Tào Sơn, núi
Liên Chủ, núi Chung Sơn, núi Đồng Sơn, núi Thương Sơn, núi Mậu Sơn, núi Bác Sơn, núi Thổ Sơn, núi
Lãng Sơn.

-Huyện Hà Đông có núi Chủ Sơn, núi Kim Khoáng, núi Thiết Khoáng, núi Tà My, núi Bàn Thán,
núi Quy Bối, núi Bông Miêu. Còn lại đều chỉ là những núi thấp lấy than lấy củi mà thôi (ngoài ra xem
phần ghi các huyện).

-Một dòng sông tục gọi là sông Tranh, phía nam giáp sơn phận huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi
chảy về phía bắc, quanh co chảy qua hai huyện Hà Đông, Lễ Dương, chảy đến địa giới huyện Quế
Sơn, phía cuối giáp giới huyện Duy Xuyên, cộng dài hơn 170 dặm trượng.

-Một dòng sông tục gọi là sông Hoành, phía nam từ núi Thanh Trúc huyện Hà Đông, đoạn giữa
chảy đến xã Trung Sơn Bình An thì nối dòng, đến hai xã Tú An, Trung An Tân giáp xã Đại Tráng
huyện Lễ Dương, chảy thông đến nối dòng ở xã Đông An, dài hơn 59 dặm, rộng 2 trượng 4 thước, có
nơi rộng 3 trượng, rộng hẹp không đều nhau, sâu trên dưới 1 trượng không đều nhau.
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-Một dòng sông từ cửa tấn Đại Chiêm chảy về phía nam qua cửa tấn Đại áp, Tiểu áp huyện Hà
Đông, đến bến đò xã Phương Tân tổng An Hoà, cộng dài hơn 100 dặm (ngoài ra xem phần ghi về các
huyện).

Đường đi:

-Một đường quan lộ phía bắc giáp địa giới huyện Duy Xuyên, phía nam đến cột mốc (mộc bài) giới
hạn của huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi, cộng dài hơn 119 dặm trượng.

8 đồn bảo cửa nguồn:

Cửa tấn Đại áp, nguồn Chiên Đàn, nguồn Tĩnh Sơn, nguồn Thu Bồn, đồn An Lương, đồn điền Đại
An, luỹ đất An Hoà, luỹ đất Phú Xuân.

3 sở nhà trạm: trạm Nam Ngọc, trạm Nam Kỳ, trạm Nam Vân.

Huyện Lễ Dương

Huyện Lễ Dương do phủ Thăng Bình kiêm lý.

Huyện hạt1 phía đông giáp các xã bờ biển thuộc huyện Duy Xuyên. Phía tây giáp các xã vùng núi và
giáp huyện Hà Đông, phía bắc giáp giới huyện Quế Sơn.

Đông tây cách nhau hơn 89 dặm trượng. Nam bắc cách nhau hơn 28 dặm trượng.

Huyện có 7 tổng, gồm 191 xã, thôn, phường, ấp, tộc:

1-Tổng Đông An Thượng, 16 xã, thôn, phường:
1.Xã Đông An 2.Thôn Trung ái 3.Thôn Hoá Khuê 4.Xã Cẩm Tú
5.Thôn Bình An xã Phước Hoà 6.Xã Phước Hoà 7.Xã Phú Toàn
8.Thôn An Vinh 9.Xã An Lâm 10.Xã Tài Thành 11.Thôn Phú Hữu
12.Thôn Phú Nhơn 13.Thôn Định Sơn 14.Xã Phú Thuỵ 15.Phường Na Sơn
16.Phường Mỹ Đàm

2-Tổng Việt An Thượng, 30 xã, thôn:
1.Xã Việt An 2.Xã Diên Lộc 3.Xã Đại Lộc 4.Xã Hiền Lộc
5.Xã Bình Sơn 6.Xã Lộc Sơn Đông 7.Xã Lộc Sơn Tây 8.Xã Đồng Đức
9.Xã Vinh Huy 10.Xã Điện An 11.Xã Lam Sơn 12.Thôn Cẩm La
13.Thôn Cao Ngạn 14.Xã Lộc An 15.Xã Hội Tường 16.Xã Ngọc Lâm
17.Thôn Ngọc Chánh 18.Xã Hoà Lộc 19.Xã Đại Tráng
20.Giáp Đông xã Phú Vang 21.Giáp Tây xã Phú Vang
22.Thôn Cẩm An Đông 23.Thôn Cẩm An Tây 24.Xã Phú Lâm 25.Xã Trung Lâm
26.Xã Phú Trường 27.Xã Hương Lâm (Tứ chiếng) 28.Thôn Hương Phố
29.Xã An Tráng 30.Xã La Nga

3-Tổng Chu Đức Trung, 29 xã, thôn:
1.Xã Chu Đức 2.Xã Nho Lâm 3.Xã Nho Lâm Tây 4.Xã Xuân Thới
5.Xã Xuân Sơn Đông 6.Xã Hưng Lộc 7.Xã Đông Tiễn 8.Xã Xuân An Hạ
9.Xã An Trường 10.Xã Thọ Sơn 11.Xã Đồng Linh 12.Xã Phước Cương
13.Xã Phước Hà 14.Xã Đức An 15.Xã An Lý 16.Xã Gia Hội

                                                     
1 Huyện Lễ Dương:  Xưa là đất Chiêm Động. Đời Hồ là đất thuộc châu Thăng. Đời Lê Thánh Tông là

huyện Lê Giang . Đầu đời Gia Long đổi là huyện Lễ Dương . Nay là huyện Thăng Bình tỉnh Quảng
Nam.



Tỉnh quảng nam Đồng khánh địa dư chí

1466

17.Xã Thành An 18.Xã Đại Trị 19.Xã Thanh Đăng 20.Xã Phú Long
21.Xã An Xá Đông 22.Xã An Xá Tây 23.Xã Mỹ Hoà 24.Xã Bình Xuân
25.Xã Thanh Sơn 26.Xã An Lâm 27.Xã Đồng Dương 28.Xã Đại An Chính
29.Xã Trà Lai

4-Tổng Phú Mỹ Trung, 33 xã, thôn, tộc:
1.Xã Phú Mỹ 2.Xã Hà Lam 3.Xã Thanh Ly 4.Xã Thạnh Mỹ
5.Xã Liễu Trì 6.Xã Tư Chánh 7.Xã Tất Viên 8.Thôn Chung Phước
9.Xã Phước Thiện 10.Xã Phước Thành 11.Xã Xuân Mỹ 12.Xã Xuân An
13.Thôn Thọ An 14.Thôn Tân Thạnh 15.Xã Đồng Thới 16.Xã Phú Cương
17.Thôn Trà oánh 18.Xã Hương Chỉ 19.Xã Cơ Bình
20.Giáp Tây xã Bình An 21.Xã An Bình 22.Thôn Ngọc An
23.Xã Bình An Chánh 24.Xã An Hợp 25.Xã Bình Lộc 26.Xã Trà Sơn Hạ
27.Xã Cẩm Lũ 28.Xã Phước Thạnh 29.Xã An Nghĩa 30.Xã Ngọc Phô
31.Xã Trường An 32.Thôn La Mật 33.Tộc An Thới (mới lập)

5-Tổng An Thới Trung, 37 xã, thôn, phường:
1.Xã An Thới 2.Xã Địch Thới 3.Xã Trà Long 4.Xã Kế Xuyên
5.Xã Tuân Nghĩa 6.Xã Phô Thị 7.Xã Phú Xuân 8.Xã Trà Sơn
9.Thôn Thừa Giáo 10.Thôn Đồng Hạm Tân 11.Thôn An Sơn (Tứ chiếng)
12.Xã Văn An 13.Xã Thạch Tân 14.Thôn Tuân Mỹ Tây 15.Xã Bình Phong
16.Xã Bắc Lâm 17.Xã Tây Mỹ 18.Xã Phú Hoà 19.Thôn Phú Long
20.Xã An Hoà Đông 21.Xã Đông Mỹ 22.Xã An Hội 23.Xã An Đại
24.Thôn Phụ An Sơn 25.Xã Gia Phước 26.Xã Phượng Loan 27.Xã An Hoà Tây
28.Xã Phượng Sơn Đông 29.Xã Phượng Sơn Tây 30.Xã Trường Phước
31.Xã Khánh An 32.Xã Tuân Dưỡng 33.Xã Vinh Tú 34.Phường Vĩnh An
35.Phường Tân An xã Xuân Xướng 36.Phường Phú Xuân 37.Xã An Mỹ

6-Tổng Hưng Thạnh Hạ, 24 xã, thôn, phường:
1.Xã Hưng Thạnh 2.Xã Hưng Thịnh Đông  3.Xã Tiên Mỹ 4.Xã Tiên Đoá
5.Thôn Tiên Châu 6.Thôn Tiên Khê 7.Xã An Thạch 8.Xã Tây Giang
9.Thôn Cổ Linh 10.Xã Đông Tác 11.Xã Du Nghĩa 12.Thôn Mỹ Cương
13.Phường Vĩnh Phước 14.Phường Tân An 15.Xã Quảng Phú 16.Xã Kỳ Trân
17.Thôn Đồng Trì 18.Xã Tân Hợp 19.Thôn Diên An xã Tiên Đoá
20.Thôn Diên Phước xã Tiên Đoá 21.Xã Vân Đoá Đông 22.Xã Vân Đoá Tây
23.Xã An Hà (Tứ chiếng) 24.Thôn Phú Thạnh

7-Tổng An Thạnh Hạ, 22 xã, thôn, phường, ấp, tộc:
1.Xã An Thịnh 2.Xã Trà Đoá 3.Xã Lạc Câu 4.Xã An Lương
5.Thôn Trà Lộ 6.Xã Kỳ Sơn 7.Xã Tương An 8.Xã Tú Viên
9.Xã Đăng Lương 10.Phường Phú Sơn 11.Phường An Đông 12.Xã Bình Trung
13.Thôn Dục Thúy 14.Thôn An Giáo 15.Tộc Dục Thuý
16.Phường Phụ An Đông 17.Thôn Thạnh Khương18.Tộc Xuân An
19.ấp Phương Trì 20.Phường Tân Dân 21.Phường An Phú 22.Xã Phước Lâm

Nhân số hiện tịch: 9.469 người. Trong đó:

-Chức sắc, thí sai, miễn sai các hạng: 2.384 người. Trong đó:

Lính tuyển: 1.882 người.

Thợ tuyển: 3 người (thợ xảm thuyền).



Đồng khánh địa dư chí Tỉnh quảng nam

1467

-Miễn dao dịch các hạng: 77 người.

-Các hạng chính nạp: 7.007 người.

-Lê hậu: 1 người.

Ruộng đất hiện thu thuế: 24.801 mẫu 7 sào 13 thước 4 tấc 1 phân 3 ly. Trong đó:
-Ruộng: 2.934 mẫu 38 sào 6 thước 11 tấc 1 phân 8 ly.
-Đất: 1.866 mẫu 9 sào 7 thước 3 tấc.

Thuế ruộng đất cả năm: 17.813 quan 1 tiền 43 đồng tiền. Trong đó:
-Thuế ruộng đất: 8.935 quan 1 tiền 13 đồng tiền.
-Thuế đinh: 8.878 quan 30 đồng tiền.

Thuế ruộng cả năm nộp bằng thóc (tô): 18.719 hộc 18 thưng 8 vốc 1 nắm 5 lẻ 4 nhóm.

Phong tục:

Dân trong huyện thuần hậu chất phác, chuộng văn nhã, lấy cày cấy trồng trọt làm nghề, rải rác
cũng có người buôn bán. Cưới xin, tang ma đều tuỳ mức tùng tiệm. Trong năm ít lễ cúng Phật mà
nhiều lễ tế thần. Phàm có cầu yên, chúc mừng đều mở hội ca hát, đi lại thăm viếng thù tạc nhau. Theo
đạo Thiên chúa gián tòng thì có Thọ Sơn, Phụ An, Sơn Bình, An Chính, An Trường, Cẩm Lũ, Tư
Chính, Tiên Đoá, Vân Đoá, Đông Đồng, Thới Thanh, Lệ An, Hoà Đông, tất cả 11 xã, thôn.

Sản vật:

Trong huyện mỗi năm có ba vụ lúa hè, lúa thu, lúa cạn. Vụ hè tháng 10 xuống cấy, tháng 3 thu
hoạch. Vụ thu tháng 5 xuống cấy, tháng 8 thu hoạch. Vụ lúa cạn tháng 4, 5 gieo hạt, tháng 10 thu
hoạch. Bông, khoai, đậu, mía, đay, lúa mạch thì tuỳ nơi hợp đất mà trồng. Hai tổng Đông An, Việt An
có sa nhân, vỏ đay. Ba xã Kỳ Sơn, Tương An, Tú Viên chuyên dệt chiếu hoa, chiếu trắng. Giang phận
xã Trà Đoá có vỏ trai.

Khí hậu:

Tháng giêng, tháng 2 gió đông về, tháng 3, 4 mưa ít, nắng nhiều. Các tháng 5, 6, 7 gió nam thổi
mạnh, nắng gắt. Các tháng 8, 9, 10 gió đông bắc thổi, mưa lụt ngập úng, tháng 11, 12 mưa phùn, rét
nhiều. Đại khái cũng giống các huyện khác trong phủ.

Núi sông:

Trong huyện có núi Chóp Chài thuộc địa phận hai xã La Nga, Vinh Huy tổng Việt An. Núi này cao
hơn các núi khác xung quanh. Cùng thuộc tổng Việt An còn có núi Kinh Sơn và núi Lạc Sơn ở địa
phận xã Việt An, núi Cồn Cồn ở địa phận xã Hội Trường. Núi Lung Sơn ở địa phận phường Na Sơn
tổng Đông An. Còn lại đều là những núi thấp chỉ để lấy than củi.

-Một dòng sông lớn từ cửa tấn Đại Chiêm qua 4 xã thôn Trà Lộ, Lạc Câu, Vân Đoá, Kỳ Trân, chảy
về phía nam đến giáp giang phận huyện Hà Đông, dài hơn 34 dặm trượng, rộng 16 trượng 1 thước.
Triều lên sâu trên dưới 2 trượng, triều xuống sâu trên dưới 1 trượng 7 thước.

-Một dòng sông nhỏ từ chân núi thôn Đồng Linh chảy xuống đến xã Kế Xuyên, chảy qua đường
quan lộ (có cầu Công), chảy vào giang phận xã An Thới hợp một nhánh với sông lớn, dài hơn 19 dặm
trượng, rộng trên dưới 3 trượng, sâu trên dưới 1 trượng.

-Một dòng sông lớn (tục gọi là sông Tranh) phía nam từ xã Vĩnh An Tây giáp giới huyện Hà Đông
chảy về phía tây bắc, qua 3 xã Na Sơn, Mỹ Đàm, Đông An chảy đến xã Phước Sơn, dài hơn 50 dặm
trượng, rộng trên dưới 10 trượng, sâu trên dưới 2 trượng.

-Một dòng sông lớn (tục gọi là sông Hoành) phía nam từ xã Thanh Bôi giáp địa giới huyện Hà
Đông chảy về phía tây bắc, qua xã Tài Thành, đến các xã An Lâm, An Vinh, Phú Toàn, hợp với sông
Tranh, dài hơn 32 dặm, rộng trên dưới 3 trượng, sâu trên dưới 1 trượng.
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-Một dòng sông nhỏ (tục gọi là Phù Giang) đầu nguồn ở chân núi Chóp Chài, từ xã Ngọc Lâm chảy
về phía tây bắc, qua Việt An, Hội Tường đến xã Đông An, hợp với một nhánh sông lớn, dài hơn 21
dặm, rộng trên dưới 2 trượng, sâu trên dưới 3 thước.

Danh thắng:

-Ao Vuông (Phương Trì): ở xã Xuân Sơn. Bốn phía là bờ đất cao, ở giữa là nước, dù gặp hạn lớn
cũng không cạn.

-Giếng Trống (Cổ Tỉnh): ở địa phận xã Trà Đoá. Ba phía đông, nam, bắc đều là cát trắng, hơi cao,
dù bị mưa vùi gió dập mà giếng cũng không bị lấp tắc. Phía tây tiếp với sông lớn, tuy bị nước mặn tràn
vào, nhưng nước giếng vẫn rất ngọt. Các thuyền vào nam ra bắc đều ghé vào đây lấy nước.

Đường đi:

-Một đường quan lộ phía bắc từ bãi cát trắng giáp huyện Quế Sơn đi về phía nam, đến xã Hoà Mỹ ở
địa giới huyện Hà Đông, dài 28 dặm trượng, rộng hơn 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông bắc, qua xã Hà Lam, đến địa phận xã Liễu Trì giáp
đường quan lộ, dài hơn 1 dặm trượng.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây, qua Đồng Thới, Phú Cương, Xuân Mỹ, Mỹ Hoà, Tân
Thạnh, Xuân Sơn Đông, Đồng Dương, Nho Lâm, Xuân Thới, Lộc Sơn, Bình Sơn, Hiền Lộc, Việt An
đến bến đò xã Đông An hơn 57 dặm trượng, rộng hơn 3 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam, qua các xã thôn Hà Lam, Trà Oánh, Phú Thành, Thanh
Sơn, Bình An Tây, Thanh Đăng, An Trường, Phước Hà, Phước Cương, Đồng Linh, Hương Lâm, Phú
Trường đến giáp giới xã Cẩm Y huyện Hà Đông, dài hơn 5 dặm trượng, rộng hơn 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông nam, qua xã Hà Lam đến giáp quan lộ, dài hơn 2 dặm
trượng, rộng 3 thước.

-Một đường nhỏ từ xã Việt An đi về phía tây nam đến núi Lung Sơn thuộc địa phận phường Na
Sơn, dài hơn 26 trượng, rộng hơn 5 thước.

Trong huyện hạt có:

Đồn An Lương: đối diện cửa tấn Đại Chiêm ở địa phận xã An Lương tổng An Thịnh.

Trạm Nam Ngọc: ở địa phận xã Ngọc Phô tổng Phú Mỹ.

Huyện Quế Sơn

Huyện Quế Sơn do phủ Thăng Bình thống hạt. Huyện lỵ ở xã Hương Lộc tổng Xuân Phú Trung,
xung quanh trồng cọc rào, mỗi chiều 6 trượng, chu vi 24 trượng, mở một cửa trước.

Huyện hạt1 phía đông đến biển, giáp giới hai huyện Lễ Dương, Duy Xuyên; phía tây giáp sách Man
nguồn Thu Bồn, phía nam giáp giới huyện Lễ Dương, phía bắc giáp giới huyện Duy Xuyên.

Đông tây cách nhau hơn 64 dặm. Nam bắc cách nhau hơn 14 dặm.

Huyện có 5 tổng, gồm 108 xã, thôn, phường:

1-Tổng Xuân Phú Trung, 32 xã, thôn:
1.Xã Xuân Phú 2.Xã Dưỡng Chân 3.Xã Mông Lĩnh 4.Xã Phú Trạch
5.Xã Mông Nghệ 6.Xã Hương Lô 7.Xã Thạch Khê 8.Xã Phú Xuân Tây

                                                     
1 Huyện Quế Sơn : Nguyên là đất hai huyện Duy Xuyên và Lễ Dương, năm Minh Mệnh 17 (1836) trích 4

tổng huyện Duy Xuyên và 1 tổng huyện Lễ Dương đặt làm huyện Quế Sơn thuộc phủ Thăng Hoa. Nay là đất
huyện Quế Sơn tỉnh Quảng Nam.
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9.Xã Phú Thới 10.Xã Phước Chỉ 11.Xã Trà Đình 12.Xã Hương An
13.Xã An Tráng 14.Xã Khánh Đức 15.Xã Đức Giáo 16.Xã Sơn Dương
17.Xã Phước Đức 18.Xã Phước Ninh 19.Xã Xuân Phú Nam 20.Xã Đồng Thành
21.Xã Phước Sơn Thượng 22.Xã Chính Tây 23.Xã Thành An 24.Xã Phong Đăng
25.Xã Hương Quế 26.Xã Xuân Phú Đông 27.Xã Phú Cường 28.Xã Hương Phước
29.Xã An Xuân 30.Thôn Phú Trang 31.Xã Hương Lộc 32.Xã Hoà Mỹ

3-Tổng Quảng Đại Thượng, 28 xã, thôn:
1.Xã Quảng Đại 2.Xã Tân An (Tứ chiếng) 3.Xã Đại Phong
4.Thôn Khánh Bình 5.Xã Xuân Hương 6.Xã Trang Điền
7.Thôn Đông Phước (Tứ chiếng) 8.Xã Trung An (Tứ chiếng)
9.Thôn Nhũ Sơn (Tứ chiếng) 10.Xã Thạch Bích
11.Thôn Xuân An (Tứ chiếng) 12.Xã Đại Bình 13.Xã Phước Hội
14.Xã Phú Gia (Tứ chiếng) 15.Thôn Trung Phước 16.Xã Trung An Chánh
17.Xã Phước Bình 18.Xã Trung Lộc Tây 19.Xã Bình An (Tứ chiếng)
20.Xã Trung Phước 21.Xã Thọ Lâm 22.Xã Đăng Xuân 23.Xã Phú Thuận
24.Xã Khánh Vân Đông 25.Xã Trung Lộc Đông 26.Thôn Trung An 27.Xã ¤ Da
28.Thôn Thanh Đơn

4-Tổng Thuận An Trung, 26 xã, thôn:
1.Xã Thuận An 2.Xã Ngô Cương Đông 3.Xã Gia Lộc Thượng 4.Xã Lĩnh An
5.Xã Thắng Sơn Đông 6.Xã Xuân An Thượng 7.Thôn Tân An 8.Xã Gia Lộc Trung
9.Xã Gia Lộc Đại 10.Xã Bàn Thạch Thượng 11.Xã Gia Cát
12.Xã Phước Long 13.Xã Ngô Cương Tây 14.Xã Phú Bình 15.Xã Phú Cốc
16.Xã Trà Sơn Thượng 17.Thôn An Sơn 18.Xã An Cường 19.Xã Thắng Sơn Tây
20.Xã Bình Hoà 21.Xã Phước Sơn 22.Xã Châu Sơn 23.Thôn Hương Khuê
24.Thôn Nhơn Trạch 25.Xã Võ Xá 26.Xã An Tây

5-Tổng An Mỹ, 11 xã, thôn, phường:
1.Phường An Mỹ 2.Xã Cẩm Sơn 3.Phường An Lộc 4.Thôn Diên Bình
5.Xã Phú Thứ Thượng 6.Xã Phú Thứ Hạ 7.Thôn Mỹ Lưu 8.Thôn Đại Tráng
9.Xã Nghi Lộc Thượng 10.Xã Nghi Lộc Trung 11.Xã Nghi Lộc Hạ

6-Tổng Ngọc Sơn, 11 xã, thôn, phường:
1.Xã Ngọc Sơn 2.Xã Đồng Hạm 3.Xã Hương An 4.Xã Thạch Tân
5.Phường Phước Lộc 6.Xã Tịch An Đông 7.Phường Đông An 8.Phường Tịch An
9.Phường Tịch An Trung 10.Thôn Thanh Trà 11.Thôn Thượng Bình

Nhân số hiện ghi trong sổ: 9.310 người. Trong đó:

-Chức sắc, thí sai, miễn sai các hạng: 2.636 người. Trong đó:

Lính tuyển: 1.398 người.

Thợ tuyển: 354 người (thợ xảm thuyền).

-Miễn dao dịch các hạng: 112 người.

-Chính nạp các hạng: 6.309 người.

-Biệt nạp sắt tôi: 250 người.

-Biệt nạp hộ yến: 1 người.

-Lê hậu: 1 người.

Ruộng đất hiện thu thuế: 17.474 mẫu 5 sào 14 thước 7 tấc 8 phân 3 ly.
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Trong đó:
-Ruộng: 15.182 mẫu 5 sào thước 7 tấc 8 phân 3 ly.
-Đất: 2.292 mẫu 3 thước.

Thuế cả năm nộp bằng tiền: 15.626 quan 4 tiền 35 đồng tiền. Trong đó:
-Thuế ruộng đất nộp bằng tiền: 7.127 quan 4 tiền 35 đồng tiền.
-Thuế đinh: 8.499 quan.

Thuế ruộng cả năm nộp bằng thóc (tô): 12.210 hộc 18 thưng 2 vốc 7 nắm 3 lẻ.

Thuế sắt tôi cả năm: 7.170 cân.

Phong tục:

Kẻ sĩ cũng như thứ dân ăn mặc không chuộng xa hoa. Tục cưới xin, tang ma, cúng tế tuỳ hoàn cảnh
từng nhà làm to hay nhỏ, cũng có những nơi chuộng ca hát. Dân phần nhiều chăm chỉ giữ gốc nghề
nông, ít người chạy theo nghề ngọn buôn bán. Phong tục đại khái như vậy. Dân theo đạo Thiên chúa
thì chỉ ở xã Phú Cường có vài người mà thôi.

Sản vật:

Trong huyện mỗi năm có ba vụ lúa hè, lúa thu, lúa cạn. Vụ hè tháng 10 xuống cấy, tháng 3 thu
hoạch. Vụ thu tháng 5 xuống cấy, tháng 8 thu hoạch. Vụ lúa cạn tháng 4, 5 gieo hạt, tháng 10 thu
hoạch. Nam trân sản ở xã Xuân Hương. Vỏ quế, thuốc lá sản ở nguồn Thu Bồn đều thuộc hạng ngon
tốt. Thôn Đại Tráng có sa nhân. Hai xã Nhân An, Xuân Trung Lộc có mỏ sắt. Hai xã Trung Phước,
Nghi Lộc Trung có dầu cháy. Tổng Xuân Phú Trung vài nơi có mật thô. Các sản vật khác như khoai,
đậu, vỏ đay thì các nơi trong huyện đều có, cũng như các huyện khác.

Khí hậu:

Tháng giêng khí lạnh lui, gió đông về. Tháng 2, 3 ít mưa nhiều nắng. Các tháng 4, 5, 6 gió nam hun
thổi, khí trời nóng đốt. Các tháng 8, 9, 10 gió bắc thổi mạnh, thường có gió bão, mưa lụt. Tháng 11, 12
lạnh rét. Khi nào thấy gió lạnh nổi lên từ núi Tào Sơn, núi Liên Chủ, khe suối kêu ù ù thì hôm ấy mây
đùn từ trong hang núi, quanh vùng phần nhiều có mưa.

Núi sông:

Trong huyện, núi có tên thì xã Hương Quế có núi Cửu Phong, xã Trung Phước có núi Kha Tang, xã
Châu Sơn có núi Châu Sơn, xã Gia Lộc Đại có núi Tào Sơn, núi Liên Chủ; xã An Tây có núi Chung
Sơn; xã Phước Ninh có núi Đồng Sơn; xã Phước Sơn có núi Thương Sơn, xã Hương Phước có núi Mậu
Sơn; xã Phú Cốc có núi Bác Sơn; xã Nhũ Sơn (Tứ chiếng) có núi Nhũ Sơn; xã Dưỡng Chân có núi Thổ
Sơn; xã Ngọc Sơn có núi Lãng Sơn. Ngoài ra đều là những núi thấp lấy than củi.

-Một sông lớn (tục gọi là sông Tranh từ thôn Phú Nhơn (thuộc huyện Lễ Dương) chảy về phía tây
đến địa phận hai xã Bình Hoà, Phước Sơn, chảy thông đến địa phận xã Trung Phước thì đổ xuống; lại
chảy tiếp về phía bắc, đến bến đò xã Dưỡng Chân giáp giang phận thôn Tân Mỹ Đông huyện Duy
Xuyên, dài hơn 57 dặm trượng, rộng 7 trượng, sâu trên dưới 3 thước.

-Một sông nhỏ từ địa phận hai xã Gia Cát, Phước Long đổ xuống đến hai thôn xã Phú Cường,
Thạch Khê, chảy thông đến giang phận xã Trà Đình, giáp giang phận xã An Lạc huyện Duy Xuyên, dài
hơn 47 dặm trượng, rộng hơn 5 trượng, sâu trên dưới 2 thước.

Danh thắng:

Trong huyện không có danh thắng, chỉ có một vũng Ao Nước Nóng ở địa phận xã Phước Bình tổng
Quảng Đại Thượng. Ao này nước trong mà ngọt, dài 3 trượng, rộng 1 trượng, sâu trên dưới 3 thước,
bốn mùa nước trong ao đều nóng sủi; mùa thu mùa đông hơi nước như khói bốc lên trên mặt ao; xuân,
hè thì ít hơn. ếch rắn nếu có con nào nhảy vào ao thì bị chết ngay.
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Đường đi:

-Một đường quan lộ phía bắc từ bến đò xã Dưỡng Chân giáp thôn Tân Mỹ Đông huyện Duy Xuyên,
phía nam đến bến đò xã Hương An giáp xã Thanh Ly huyện Lễ Dương, dài hơn 14 dặm trượng, rộng
hơn 1 trượng.

-Một con đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây nam, đến đồn nguồn Thu Bồn ở xã Phước Sơn, giáp
gần sách Man, dài hơn 59 dặm trượng, rộng hơn 3 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phiá bắc, đến giáp xã Mậu Hoà huyện Duy Xuyên, dài hơn 10
dặm trượng, rộng hơn 2 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông bắc, đến đường quan lộ rồi đi thẳng đến xã An Lạc
giáp giới huyện Duy Xuyên, dài hơn 5 dặm trượng, rộng hơn 3 thước.

-Một đường nhỏ từ xã Thuận An tổng Thuận An thuộc bản huyện đi về phía tây bắc đến giáp giang
phận xã Trung Phước, dài hơn 31 dặm trượng, rộng hơn 3 thước.

-Một tấn sở nguồn Thu Bồn ở địa phận xã Phước Sơn tổng Thuận An.

Huyện Hà Đông

Huyện Hà Đông do phủ Thăng Bình thống hạt. Huyên lỵ ở địa phận xã Tam Kỳ tổng Chiên Đàn
Trung. Xung quanh huyện lỵ đắp thành đất hình vuông, mỗi chiều 21 trượng 5 thước, chu vi 86 trượng,
cao 6 thước, dày 4 thước 3 tấc. Ngoài thành bốn phía đều có hào rộng 8 thước 1 tấc, sâu 3 thước. Cổng nha
môn xây gạch, trước sau đều mở một cửa. Huyện đường lợp ngói, giữa sân phía trước dựng cột cờ (cao
3 trượng 9 thước), phía sau về bên phải có 1 nhà kho nhỏ 5 gian lợp ngói.

Huyện hạt1 phía đông ra đến biển, phía tây giáp Man động ở sông Tranh, phía nam giáp giới huyện
Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi, phía bắc giáp giới huyện Lễ Dương.

Đông tây cách nhau 94 dặm. Nam bắc cách nhau hơn 77 dặm.

Huyện có 6 tổng, gồm 223 xã, thôn, phường:

1-Tổng Tiên Giang Thượng, 55 xã, thôn:
1.Xã Tiên Giang 2.Xã Bình An Xuân 3.Giáp Đông xã Tân An Thượng
4.Xã Phước Lâm 5.Thôn Đại An 6.Thôn Trường An Tây 7.Xã Trung Sơn Bình An
8.Xã An Sơn (mới lập) 9.Giáp Tây xã Tân An Thượng 10.Xã Đại An Trung Sơn
11.Xã Ngọc Giáp 12.Xã Mỹ An Thượng 13.Thôn Hoà Bình 14.Xã Thịnh An
15.Thôn Sơn An 16.Xã Tài Đa 17.Xã Phú Mỹ Thượng 18.Xã Trùng Lâm
19.Xã Tú Sơn 20.Thôn Trung An 21.Xã Tích Phước 22.Xã Thanh Lâm
23.Thôn Đức Tân Thượng 24.Xã Mậu Long 25.Thôn Hội An
26.Thôn Thanh Trúc 27.Xã Phụ An 28.Xã Hương Xá 29.Thôn Địch An Tây
30.Xã Đại An Thượng 31.Thôn Động Nga 32.Thôn Tà My 33.Xã Hội Lâm
34.Thôn Vĩnh Ninh 35.Xã Dương Hoà Thượng 36.Xã Hoà An Tân
37.Xã Dương An 38.Thôn Mậu Kha 39.Xã Thanh Bôi
40.Thôn Hương Lâm (Tứ chiếng) 41.Thôn Hương Lâm 42.Thôn Lộc An
43.Xã Thạnh Bình 44.Xã Trà Khương 45.Xã An Xá

                                                     
1 Huyện Hà Đông : Xưa là đất Chiêm Động, đời Hồ là đất thuộc châu Hoa. Thời Lê Thánh Tông thành

lập huyện Hà Đông, cùng với hai huyện Lê Giang và Hi Giang đặt thuộc phủ Thăng Hoa thừa tuyên Quảng
Nam (1466). Nay thuộc thị xã Tam Kỳ và huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam.
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46.Xã Bình An (mới lập) 47.Xã Quế Phương 48.Xã Bàn An
49.Xã Vĩnh An Đông 50.Thôn Tà My Thượng 51.Xã Địch An
52.Xã Phú Vinh Thượng 53.Xã Phú Thạnh Thượng
54.Thôn An Hoà Thượng 55.Thôn Hoà An Tân

2-Tổng Đức Hoà Trung, 54 xã, thôn, phường, ấp:
1.Xã Thuận An Đông 2.Thôn Đức An 3.Xã Thuận An Tây
4.Thôn Trung Đàn Thượng 5.Xã Tư An 6.Xã Phú Lân Trung
7.Xã An Lâu 8.Xã Phú Thọ Đông 9.Thôn Xuân Bình 10.Xã Minh Sơn
11.Xã Phú Ninh 12.Thôn Trung Kiên 13.Xã Phước Lợi 14.Xã Phú Lân Đông
15.Xã Thịnh Lợi 16.Xã Đan Quế 17.Xã Phước Khách 18.Thôn Xuân Vinh
19.Xã Đức Phú 20.Thôn Trung Đàn 21.Xã Ngọc Nha 22.ấp An Tân
23.Thôn Trà Tây 24.Thôn Hoà Mỹ Thượng 25.Thôn Thạnh Hoà
26.Xã Thạnh Mỹ Trung 27.Xã Trường Cửu 28.Xã Bình An Nội 29.Xã An Trung
30.Xã Bình An Trung 31.Thôn Đức Bố 32.Thôn Bích Ngô 33.Xã Hoà Vân
34.Thôn Trung Chánh 35.Xã Tĩnh Sơn 36.Thôn Bông Miêu1 37.Thôn Ngọc Thụ
38.Xã Thọ Khương 39.Thôn Sung Mỹ 40.Xã Diêm Phố 41.Xã Thạch Kiều
42.Xã Phú Quý Đại 43.Xã Đường An 44.Thôn Đa Bảo
45.Xã Phú Quý Ngọc Giáp 46.Xã Vân Trai 47.Xã Phụ Tài
48.ấp Bái Nhơn 49.Thôn Thạch Kiều 50.Xã Xuân Trì 51.Phường Thạnh Mỹ
52.Xã Tịch An Tây 53.Xã Khương Mỹ 54.Xã Trung Đạo

3-Tổng Vinh Quý Trung, 48 xã, thôn, ấp:
1.Xã Khánh Mỹ 2.Xã Tú Chàng 3.Xã Phô Cẩm 4.Xã Bình An
5.Xã Cẩm Phô 6.ấp Lam Điền 7.Xã Đại Đồng Thượng 8.Thôn An Toàn
9.Xã Đại Đồng Tây 10.Xã Lộc Sơn 11.Xã Vĩnh Ninh 12.Xã Lai Cách
13.Xã Phú Nhiêu 14.Xã Cẩm An 15.Xã Vinh An 16.Xã Khánh Lộc
17.Xã Vĩnh An (Tứ chiếng) 18.Thôn Thụ Đức 19.Xã Đại Đồng
20.Xã Trung Thuận 21.Xã Trung An Tân 22.ấp Lộc Sơn 23.Xã Phú Mỹ
24.Xã Bình Thạnh 25.Xã Ngọc An 26.Xã Thạnh Đức 27.Xã Tân Hội An Lộc
28.Xã Vĩnh Phước 29.Xã Trường Thành 30.Thôn Tú An 31.Xã Phú Quý Thượng
32.Xã Cẩm Y 33.Xã An Tráng 34.Xã Lâm Môn 35.Xã Thành Mỹ
36.Xã An Sơn (mới lập) 37.Xã Cẩm Sơn 38.Xã Đại Đồng Đông 39.Xã Bình An Văn Hà
40.Xã Phú Thị 41.Giáp Đông xã Xuân Lộc 42.Xã Cẩm Long
43.Xã Vĩnh An Tây 44.Xã Cẩm Y Đông 45.Xã Tây Lộc 46.Xã Cẩm Khê
47.Giáp Tây xã Xuân Lộc 48.Xã Xuân Lộc

4-Tổng Chiên Đàn Trung, 31 xã, thôn:
1.Xã Chiên Đàn 2.Giáp Tây xã Khánh Thọ 3.Xã An Mỹ Đông
4.Xã Long Sơn 5.Thôn An Đàn Đông 6.Xã Trường Xuân 7.Thôn Dương Đàn
8.Giáp Đông xã Khánh Thọ 9.Xã An Mỹ Tây 10.Thôn An Đàn Tây
11.Xã Phú Xuân Trung 12.Xã Đan Trung 13.Thôn Trung Định 14.Xã Tân An
15.Xã Xuân An 16.Xã Dương Lâm 17.Xã Tam Kỳ 18.Xã Hoà Mỹ Tây
19.Xã Phú Trạch 20.Xã Phú Trà 21.Xã Phương Hoà 22.Xã Thạnh Mỹ
23.Xã Mỹ Thạch 24.Thôn Đàn Trung 25.Xã Đại Hanh 26.Xã Cửu An
27.Thôn Mỹ An 28.Xã Khánh Dụ 29.Xã Dưỡng An 30.Thôn Ngọc Anh

                                                     
1 Thôn Bông Miêu: , quen đọc là Bồng Miêu.
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31.Xã Tân Phước

5-Tổng An Hoà, 21 xã, thôn, phường:
1.Xã An Hoà 2.Xã Tiên Quả 3.Xã Nghi Xuân 4.Xã Phú Vang
5.Thôn Vĩnh Đại 6.Thôn Ngao Tân 7.Xã Trà Lý Đông 8.Xã Trà Lý Tây
9.Phường Trung xã Hoà Thanh 10.Xã Diêm Điền
11.Phường Hạ xã Hoà Thanh 12.Xã Phương Tân 13.Xã Tỉnh Thuỷ
14.Xã Phước Lộc 15.Phường Vịnh Giang 16.Thôn Hà Bá 17.Xã Phước Xuyên
18.Phường Bình An 19.Thôn Phú Quý Thượng
20.Phường Thượng xã Hoà Thanh 21.Thôn Vĩnh An

6-Tổng Phú Quý Hạ, 14 xã, thôn, phường:
1.Xã Bảo Phước 2.Xã Mỹ Ngọc 3.Xã Định Phước 4.Xã Tân Lộc Tây
5.Xã Xuân Phú 6.Xã Phú Quý Hạ 7.Xã Tân Lộc Ngọc Giáp
8.Xã Tân Lộc 9.Xã Phú Hưng 10.Xã Kim Đới 11.Xã Phú Hoà
12.Thôn Bình An xã Sài Tân 13.Thôn Phú Xuân Hạ 14.Xã Bình An Diêm Trường

Nhân số hiện tịch: 9.100 người. Trong đó:

-Chức sắc, thí sai, miễn sai các hạng: 1.664 người. Trong đó:
Lính tuyển: 1.105 người.
Thợ tuyển: 113 người (thợ xảm thuyền).
Miễn dao dịch các hạng: 73 người.

Chính nạp các hạng: 3.969 người.

-Biệt nạp thuế vàng: 3.331 người.

Biệt nạp sắt tôi: 62 người.

Lê hậu: 3 người.

Ruộng đất hiện thu thuế: 24.379 mẫu 7 sào 8 thước 1 tấc 1 phân 8 ly.

Trong đó:
-Ruộng: 22.592 mẫu 5 sào 6 thước 3 tấc 9 phân 9 ly.
-Đất : 1.787 mẫu 2 sào 1 thước 7 tấc 4 phân 9 ly.

Thuế đinh điền cả năm: 14.032 quan 2 tiền 55 đồng tiền. Trong đó:
-Thuế đinh: 5.096 quan 3 tiền.
-Thuế ruộng đất: 8.935 quan 9 tiền 55 đồng tiền.

Thuế vàng cả năm là 622 lạng 1 tiền (chiết nộp bằng vàng 1 tiền vàng giá 8 quan tiền), thành:
49.768 quan tiền.

Thuế sắt tôi cả năm: 1.710 cân.

Thuế ruộng cả năm nộp bằng thóc (tô): 17.365 hộc 3 thăng 1 vốc 9 nắm 5 lẻ 9 nhóm.

Phong tục:

Dân trong huyện hiếu chuộng văn nhã, lấy nông tang làm nghề nghiệp. Nơi gần núi, dân làm nghề
đốt than đốn củi. Dân gần biển thì buôn bán, đánh cá. Việc thờ thần cúng Phật cùng là lễ nghi cưới xin
tang ma tốn phí hay tiết kiệm tuỳ theo hoàn cảnh, cũng giống như các huyện khác trong tỉnh.

Sản vật:

Địa thế của huyện hạt rộng rãi, phần nhiều gần núi rừng, rải rác có hổ, chó sói, tê giác, voi, hươu,
nai, lợn lòi, gà rừng, chim công.

Lúa thì một năm có ba vụ hè, thu và vụ lúa cạn. Vụ hè tháng 10 cấy, tháng 3 thu hoạch. (Vụ thu
tháng 5 cấy, tháng 8 thu hoạch. Vụ lúa cạn tháng 4, 5 gieo hạt, tháng 10 thu hoạch). Khoai, đậu tuỳ
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theo thổ nghi từng nơi mà trồng. Tổng Tiên Giang Thượng phần nhiều trồng cây quế, tổng Đức Hoà
Trung phần nhiều trồng Nam trà (chè vằng), dứa thì trồng nhiều ở tổng Chiên Đàn, sa nhân sản ở tổng
Vinh Quý. Xã Cẩm Sơn làm nón tre. Ba xã Phú Ninh, Đường An, Phú Lân Trung tổng Đức Hoà sản
xuất mật thô. Muối thô ở Ba xã Diêm Phố, Bình An Diêm Trường, Phú Vinh có nghề làm muối. Xã
Phú Xuân Trung luyện sắt sống, sắt rèn. Các xã gần biển có nghề làm nước mắm, nhưng nước mắm xã
An Hoà (tục gọi là Bàn Thán) là ngon hơn cả. Hai xã Chiên Đàn, Mỹ Thạch dệt chiếu trơn. Đá ong sản
ở ba tổng Chiên Đàn, Vinh Quý, Đức Hoà.

Khí hậu:

Tháng giêng, tháng 2 thường có gió bắc lạnh rét, mù núi bay ra. Tháng 3, tháng 4 gió đông thổi
vào, ít mưa, trời tạnh. Các tháng 5, 6, 7 gió nam thổi mạnh, nắng nóng hầm hập, các tháng 8, 9, 10 gió
bắc dài ngày, mưa to lũ lụt, thỉnh thoảng có bão. Tháng 11, 12 các đợt khí lạnh liên tiếp, mưa phùn.
Khí hậu thông thường là như thế. Ngoài ra thì địa thế gần biển, thuỷ triều lên xuống cũng giống như
các huyện khác.

Núi sông:

Trong huyện hạt nhiều núi, nhưng chỉ là những núi do dân làng đặt tên, không có núi nào cao lớn,
tuy nhiên đều theo tục của làng mà đặt tên. Duy có núi Chủ Sơn, núi Kim Khoáng (Mỏ Vàng), núi Tà
My, núi Thiết Khoáng (Mỏ Sắt), núi Bông Miêu, núi Dương Đàn, núi Bàn Thán, núi Qui Bối là những
núi có hình thế, sản vật khá đặc sắc. Còn lại chỉ là những núi thấp để đốt than kiếm củi mà thôi.

Núi Chủ Sơn liền tiếp chạy tới các sách của người Man. Hình thế núi cao ngút. Những khi trên trời
có mây đen thì trong núi có chỗ đọng tuyết trắng. Quả đúng là một ngọn núi tổ phát mạch cho cả
vùng. Núi Kim Khoáng (Mỏ Vàng) thuộc địa phận thôn Vĩnh Ninh tổng Tiên Giang. Núi Tà My thuộc
địa phận thôn Tà My tổng Tiên Giang, phần nhiều trồng quế. Núi Thiết Khoáng thuộc địa phận hai
tổng Đức Hoà, Chiên Đàn; dân xã Phú Xuân Trung chịu thuế luyện sắt. Núi Bông Miêu thuộc địa phận
thôn Bông Miêu tổng Đức Hoà. Núi Dương Đàn thuộc địa phận thôn Chiên Đàn tổng Chiên Đàn. ở hai
núi ấy đều có miếu thiêng. Núi Bàn Thán thuộc địa phận xã An Hoà tổng An Hoà, núi chạy dài như
hình chữ nhất chắn ngang cửa biển Đại áp. Núi Qui Bối (Lưng Rùa) thuộc địa phận thôn Phú Xuân Hạ
tổng Phú Quý.

-Một con sông phía bắc giáp giới huyện Lễ Dương, từ xã Phương Tân chảy về phía nam đến hai cửa
tấn Tiểu áp, Đại áp, dài hơn 56 dặm trượng, rộng hơn 8 trượng 6 thước, triều lên sâu trên dưới 2
trượng 1 thước, triều xuống sâu trên dưới 1 trượng 7 thước.

-Một con sông từ trong núi thôn Thanh Trúc chảy lên phía bắc, chảy qua xã Trung Sơn Bình An thì
hợp dòng chảy đến địa phận hai thôn Tú An và Trung An Tân giáp xã Đại Tráng huyện Lễ Dương, dài
hơn 27 dặm trượng, rộng 2 trượng 4 thước, có nơi 3 trượng, rộng hẹp không đều nhau. Sâu trên dưới 1
trượng không bằng nhau.

-Một con sông từ trong núi thuộc địa phận hai thôn Trung Chính, Phú Thọ chảy về phía đông đến
sông Tam Kỳ, dài hơn 32 dặm trượng, rộng hơn 19 trượng. Triều lên sâu trên dưới 1 trượng 3 thước,
triều xuống sâu trên dưới 1 trượng 1 thước.

-Một con sông từ nguồn Tĩnh Sơn chảy về phía đông, qua ấp An Tân đến cửa tấn Đại áp, dài hơn
53 dặm trượng, rộng 3 trượng 1 thước; sâu trên dưới 1 trượng 2 thước.

-Một con sông từ trong núi hai thôn Thạch Kiều, Đức Bố chảy về phía đông bắc qua bến đò Bảo
Phước, quanh co chảy về phía đông đến cửa tấn Đại áp, dài hơn 62 dặm 17 trượng, rộng hơn 5 trượng.
Triều lên sâu 1 trượng 2 thước, triều xuống sâu trên dưới 9 thước.



Đồng khánh địa dư chí Tỉnh quảng nam

1475

-Một con sông từ trong núi xã Cẩm An chảy về phía đông qua cầu Hoà Mỹ, quanh co chảy qua
trước huyện lỵ rồi chảy về phía đông nam đổ xuống cửa tấn Đại áp, dài hơn 87 dặm 87 trượng, rộng
hơn 2 trượng. Triều lên sâu trên dưới 9 thước, triều xuống sâu trên dưới 7 thước.

-Một con sông từ trong núi thôn Bông Miêu chảy về phía tây bắc, qua xã Trung Sơn Bình An thì
hợp dòng, dài hơn 42 dặm 18 trượng, rộng 1 trượng 2 thước, sâu hơn 6 thước.

-Một con sông tục gọi là sông Tranh, phía nam giáp giới sơn phận huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi
chảy về phía bắc đến phường Mỹ Đàm giáp giới huyện Lễ Dương, dài hơn 87 dặm 116 trượng, rộng
trên dưới 2 trượng 3 thước, có nơi rộng 1 trượng 8 thước; sâu trên dưới 9 thước, có nơi sâu 1 trượng 8
thước, có nơi chỉ sâu 4 thước (vì lòng sông có đá lớn nhỏ hoặc đất cát).

-Một con sông từ trong núi ấp Bái Nhơn chảy về phía bắc đến hai thôn Tiên Quả, Vĩnh Đại, dài trên
dưới 14 dặm 21 trượng 7 thước; rộng trên dưới 1 trượng 4 thước. Triều lên sâu trên dưới 8 thước.

Một con sông từ núi Sơn Trung ở thôn Thanh Trúc chảy về phía bắc, qua xã Trung Sơn, Bình An
hợp lại chảy đến 2 thôn Tú An Trung, An Tân, giáp xã Đại Tráng huyện Lễ Dương dài hơn 27 dặm,
rộng 2 trượng 4 thước, hoặc có nơi là 3 trượng, rộng hẹp không đều nhau, sâu trên dưới 1 trượng
không như nhau.

Danh thắng:

-Huyện hạt có 2 ngôi miếu (lợp ngói) ở địa phận hai thôn Dương Đàn, Bông Miêu. Nguyên từ trước
những người dân đãi vàng cứ đầu xuân thì đến hội tế, sau đó mới chia nhau đi các nơi tìm đãi vàng.
Đến nay vẫn còn thờ cúng.

-Hai ngôi tháp cổ nguyên là di vật của người Nùng Thổ (?)1:

Một tháp ở địa phận xã Tú Chàng tổng Vinh Quý.

Một tháp ở địa phận xã Khương Mỹ tổng Đức Hoà.

-Một con nghê đá ở địa phận xã Tú Chàng tổng Vinh Quý nguyên là di vật của người Nùng Thổ (?).

Đường đi:

-Một đường quan lộ từ xã Tú Chàng giáp giới huyện Lễ Dương đi về phía nam qua các trạm Nam
Kỳ, Nam Vân đến xã Hoà Vân cột mốc giáp giới huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi, dài hơn 77 dặm
trượng.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây, qua nguồn Chiên Đàn, đến đồn điền Đại An, dài hơn 59
dặm 16 trượng.

-Một con đường nhỏ từ đường quan lộ ở thôn Sung Mỹ đi về phía tây đến nguồn Tĩnh Sơn, dài hơn
14 dặm.

-Một giải bờ biển từ tấn Đại áp đối ngang bến đò thôn Phú Xuân chạy dài về phía nam đến xã Định
Phước giáp giới tỉnh Quảng Ngãi, dài hơn 15 dặm.

-Một con đường nhỏ từ đường quan lộ ở xã Chiên Đàn đi qua phía tây bắc đến xã Trung An Tân
tổng Vinh Quý Trung, dài hơn 4 dặm.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây nam đến xã Phú Thọ Đông, dài hơn 25 dặm.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây đến núi Kim Khoáng, dài hơn 61 dặm.

Trong huyện hạt có:

                                                     
1 Ngv.: Nùng Thổ di vật : Chưa rõ tại sao lại chép Nùng Thổ ở đây? (chép nhầm, hay cũng gọi người

Chiêm là Nùng Thổ?). Đúng ra ở đây nói về hai ngôi tháp cổ của người Chiêm Thành xưa. ĐNNTC (Quảng
Nam) cũng có nói đến 2 tháp cổ ở huyện Hà Đông, có ghi tương truyền đây là chỗ táng vợ vua Chiêm Thành.
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-Cửa tấn Đại áp: ở bờ tả ngạn có luỹ đất (ở địa phận xã An Hoà tổng An Hoà); ở bờ hữu ngạn có
luỹ đất Phú Xuân (ở địa phận thôn Phú Xuân Hạ tổng Phú Quý Hạ).

-Tấn sở ở hai nguồn Chiên Đàn và Tĩnh Sơn.

Tấn sở nguồn Chiên Đàn đặt ở thôn Tà My Thượng tổng Tiên Giang.

Tấn sở nguồn Tĩnh Sơn ở xã Tĩnh Sơn tổng Đức Hoà.

-Đồn điền Đại An: ở địa phận xã Đại An tổng Tiên Giang (để đề phòng người Man).

-Dịch trạm: có 2 nhà dịch trạm:

Trạm Nam Kỳ: ở địa phận xã Tam Kỳ tổng Chiên Đàn.

Trạm Nam Vân ở địa phận xã Vân Trai tổng Đức Hoà.
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